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Giới thiệu 
 

 Để thực hiện thành công mục tiêu của Chương trình phát triển kinh tế x� 
hội các x� đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010 
(gọi tắt là Chương trình 135 giai đoạn II), Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với 
Uỷ ban Dân tộc, Bộ Tài chính xây dựng và ban hành cuốn Sổ tay Hướng dẫn 
công tác đấu thầu dịch vụ, mua sắm hàng hoá và xây lắp công trình hạ tầng. Mục 
đích của việc ban hành Sổ tay là nhằm giúp các Chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án 
(QLDA) cấp huyện, cấp x� có thể thực hiện tốt công tác đấu thầu dịch vụ, mua 
sắm và xây lắp công trình thuộc dự án của Chương trình 135 giai đoạn II được 
triển khai ở địa phương. 
 
 Chương trình 135 giai đoạn II có nguồn vốn hỗn hợp từ Ngân sách nhà 
nước và tài trợ của nước ngoài, vì vậy việc thực hiện công tác đấu thầu phải tuân 
thủ theo quy định của pháp luật về đấu thầu trong nước, đồng thời tuân thủ một 
số cam kết với các nhà tài trợ vốn cho Chương trình. 
 
 Nội dung phần hướng dẫn về đấu thầu dịch vụ, mua sắm, xây lắp được 
soạn thảo trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành về đấu thầu như Luật 
Đấu thầu, Nghị định số 58/2008/NĐ-CP, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
và các văn bản của các Bộ liên quan, đồng thời có tham chiếu tới các cam kết với 
các nhà tài trợ theo Hiệp định ký kết khoản tín dụng cho Chương trình 135 giữa 
Chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ nước ngoài. Các quy định về đấu thầu 
được biên soạn căn cứ theo trình tự thực hiện công tác đấu thầu từ việc lập và phê 
duyệt kế hoạch đấu thầu đến triển khai công tác đấu thầu (các gói thầu ứng với 
từng hình thức lựa chọn) tiếp đến là ký kết, thực hiện hợp đồng và cuối cùng là 
thanh toán và nghiệm thu hợp đồng. Với khả năng của mình, nhóm tác giả biên 
soạn ®� cố gắng thể hiện theo trình tự các bước công việc phải thực hiện qua việc 
mô hình hoá, lập các biểu mẫu và sử dụng các ngôn từ dễ hiểu để phù hợp với 
trình độ, năng lực cán bộ cơ sở và nhân dân ở vùng sâu, vùng xa. 
 
  
 Các nội dung về công tác xây dựng được lồng ghép vào các hướng dẫn về 
đấu thầu thể hiện trong Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu. 
 

Trong quá trình sử dụng Sổ tay này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ủy ban Dân 
tộc sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để cập nhật, chỉnh sửa Sổ tay này cho 
phù hợp với điều kiện thực tế nhằm tạo thuận lợi cho việc thực hiện công tác đấu 
thầu Chương trình 135. 
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- Phần thứ nhất - 
 Giới thiệu chung 

 

I. Một số khái niệm cơ bản  
 Trong Sổ tay này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
 

Người có 
thẩm quyền 

Là người được quyền phê duyệt quyết định đầu tư hoặc phê duyệt 
báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án 

Chủ đầu tư Là cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý và thực 
hiện dự án 

Bên mời 
thầu 

Trong Chương trình 135-II là Ban QLDA huyện hoặc Ban QLDA 
x� (nếu được uỷ quyền) 

Gói thầu Là một phần công việc của dự án hoặc cả dự án để thực hiện một 
hoặc nhiều công trình xây lắp; cung cấp một hoặc nhiều loại 
hàng hoá hoặc cung cấp một hoặc nhiều loại dịch vụ tư vấn, dịch 
vụ đào tạo cụ thể trong dự án thuộc Chương trình 135-II  mà phải 
thông qua quá trình lựa chọn nhà thầu để tuyển chọn đơn vị/ cá 
nhân thực hiện theo Hợp đồng. 

Nhà thầu 
hợp lệ là tổ 
chức khi đáp 
ứng các điều 
kiện sau 

- Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu 
tư hoặc có quyết định thành lập đối với các tổ chức không có 
đăng ký kinh doanh; 

- Hạch toán kinh tế độc lập; 

- Không bị các cơ quan có thẩm quyền kết luận không đủ năng 
lực về tài chính để tham gia đấu thầu hoặc bị xử phạt cấm tham 
gia đấu thầu; 

- Nhà thầu là công ty, tổ chức xây dựng, nhóm cộng đồng trong 
đấu thầu xây lắp; là nhà cung cấp trong đấu thầu mua sắm hàng 
hóa; là công ty, tổ chức tư vấn /hoặc tư vấn cá nhân trong đấu 
thầu tuyển chọn tư vấn. 

Nhà thầu 
hợp lệ là cá 
nhân khi 
đáp ứng các 
điều kiện 
sau 

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật;   

- Đăng ký hoạt động hợp pháp hoặc chứng chỉ chuyên môn phù 
hợp do cơ quan có thẩm quyền cấp; 

- Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.  

Đấu thầu Là quá trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của bên mời 
thầu (thể hiện trong HSMT hoặc HSYC) để thực hiện gói thầu 
thuộc các dự án của Chương trình 135-II này trên cơ sở bảo đảm 
tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. 
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Xây lắp  Là những công việc thuộc quá trình xây dựng và lắp đặt thiết bị 
cho các công trình, hạng mục công trình. 

Công trình Công trình trong Chương trình 135-II được hiểu là một công trình 
xây dựng đường giao thông, chợ, công trình cấp nước, thuỷ lợi, 
trạm xá, trường học, nhà ở giáo viên, cầu, cống, và các hạng mục 
xây dựng khác. 

Hàng hóa Trong Chương trình 135-II là thiết bị y tế, thiết bị trường học, đồ 
dùng giảng dạy, xe cộ, thiết bị văn phòng, xe máy, và các loại 
hàng hóa khác. 

Tư vấn cá 
nhân 

Là việc một cá nhân được lựa chọn theo hướng dẫn của Sổ tay 
này để thực hiện việc cung cấp dịch vụ tư vấn cho dự án 

Giá dự thầu Là giá do nhà thầu ghi trong hồ sơ dự thầu, bao gồm toàn bộ các 
chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu. Trường hợp nhà thầu có 
thư giảm giá thì giá dự thầu là giá ghi trong đơn dự thầu trừ đi 
phần giá trị giảm giá 

Giá so sánh Là giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh các sai lệch (nếu có) để 
làm cơ sở so sánh các HSDT. 

Xét thầu/ 
Đánh giá 
thầu/ Chấm 
thầu 

Là quá trình Bên mời thầu xem xét, phân tích, đánh giá các hồ sơ 
dự thầu, hồ sơ đề xuất theo tiêu chuẩn đánh giá nên trong HSMT 
hoặc HSYC để lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu. 

 

Hồ sơ mời 
thầu 
(HSMT), hồ 
sơ yêu cầu 
(HSYC) 

Là toàn bộ tài liệu do Bên mời thầu lập, bao gồm các yêu cầu cho 
một gói thầu được dùng làm căn cứ để nhà thầu chuẩn bị hồ sơ 
dự thầu (hoặc hồ sơ đề xuất) và Bên mời thầu đánh giá hồ sơ dự 
thầu, hồ sơ đề xuất. 
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 II. Các hoạt động và phạm vi áp dụng Sổ tay 
 

Căn cứ Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Chương trình 135-II số 
01/2008/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT ngày 15/9/2008 quy định phạm 
vi và danh mục công trình được đầu tư từ nguồn vốn của Chương trình, phạm vi 
áp dụng của Sổ tay bao gồm:  
 

1. Công trình đầu tư tại xã: 

a) Công trình giao thông từ xã ñến thôn bản, liên thôn bản. Không sử 
dụng nguồn vốn của Chương trình 135 ñể ñầu tư làm mới ñường ô tô ñến trung 
tâm xã (ñối với những xã chưa có ñường ô tô ñến trung tâm xã); 

b) Công trình thuỷ lợi nhỏ phục vụ trong phạm vi xã hoặc liên thôn bản;  
c) Công trình ñiện từ xã ñến thôn bản. Không sử dụng vốn của Chương 

trình 135 ñể ñầu tư xây dựng mới công trình ñiện ñến trung tâm xã (ñối với 
những xã chưa có ñiện lưới quốc gia ñến trung tâm xã); 

d) Trường, lớp học tại trung tâm xã, ñồng bộ cả ñiện, nước sinh hoạt, 
công trình phụ, trang bị bàn ghế học tập, công trình phục vụ cho học sinh bán 
trú, nhà ở giáo viên; xây dựng lớp tiÓu học, lớp mẫu giáo, nhà trẻ, nhà ở giáo 
viên, công trình phụ tại thôn, bản nơi cần thiết; 

e) Trạm y tế xã ñồng bộ cả công trình phụ trợ, ñiện, nước sinh hoạt, mua 
sắm trang thiết bị thiết yếu theo chuẩn hoá cơ sở y tế cấp xã; 

f) Chợ: chỉ hỗ trợ ñầu tư công trình nhà lồng chợ và san tạo mặt bằng ban 
ñầu dưới 5000 m2; 

g) Nhà sinh hoạt cộng ñồng tại thôn, bản nơi cần thiết; 
h) Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung. 

 
2. Công trình đầu tư tại thôn, bản thuộc xã khu vực II 

a) Công trình giao thông từ thôn, bản ñến trung tâm xã; 
b) Công trình thuỷ lợi nhỏ: cống, ñập, trạm bơm, kênh mương và công 

trình trên kênh mương trong phạm vi thôn bản, công trình thuỷ lợi khác có mức 
vốn dưới 500 triệu ñồng; 

c) Công trình ñiện từ xã ñến thôn bản; 
d) Xây dựng lớp tiểu học, mẫu giáo, nhà trẻ, nhà ở giáo viên, cả trang bị 

bàn ghế, ñiện, nước sinh hoạt, công trình phụ; 
e) Nhà sinh hoạt cộng ñồng tại thôn bản nơi cần thiết; 
g) Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung. 

 
III. Đối tượng áp dụng Sổ tay 
− Cán bộ các Ban QLDA huyện và Ban QLDA x� được phân công làm 

công tác đấu thầu, các Giám đốc, Phó Giám đốc và các cán bộ khác trong Ban 
QLDA huyện, x�; 
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− Các cán bộ quản lý thuộc các Bộ, ngành Trung ương, các cán bộ trong 
các Sở, Ban, Ngành tại địa phương làm các công việc có liên quan đến triển khai 
thực hịên Chương trình 135-II, các Công ty Kiểm toán độc lập trúng thầu làm 
kiểm toán cho dự án, các nhà tư vấn được thuê tuyển làm các công việc có liên 
quan đến đấu thầu của dự án; 

− Các đối tượng khác có liên quan.  
 

IV. Hướng dẫn áp dụng hạn mức lựa chọn nhà thầu 
Mục tiêu của Chương trình 135-II là hỗ trợ, giúp đỡ các x� biệt khó khăn, 

thôn bản đặc biệt khó khăn của x� khu vực II nên đa số các dự án có mức vốn 
đầu tư không lớn và được thực hiện ở phạm vi thôn bản hoặc liên thôn bản, vì 
vậy các gói thầu cũng có quy mô rất nhỏ; đa số các gói thầu đều có giá trị dưới 1 
tỷ đồng nên theo Luật Đấu thầu đều thuộc diện được áp dụng chỉ định thầu. Tuy 
nhiên theo cam kết với các nhà tài trợ và cũng là mục đích của Chương trình 135 
là dân chủ, minh bạch, công khai và tăng cường sự tham gia của người dân, để 
người dân địa phương (bao gồm cả các nhà thầu ở địa phương) vừa có công trình 
vừa có công ăn việc làm nhằm tăng thu nhập nên Sổ tay này hướng dẫn việc áp 
dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu phù hợp với cam kết với các nhà tài trợ và 
điều kiện của các dự án thuộc Chương trình. 

Chương trình 135-II sẽ có các loại hình đấu thầu sau đây: (i) Tuyển 
chọn tư vấn; (ii) Mua sắm hàng hóa (iii) Xây lắp công trình.  

Bảng 1 dưới đây tóm tắt các thông tin về hình thức đấu thầu, đồng thời bổ 
sung thêm một số lưu ý để các Ban QLDA có thể tra cứu một cách nhanh chóng 
phương pháp đấu thầu nào sẽ áp dụng cho từng gói thầu khi cần tiến hành tổ 
chức lựa chọn nhà thầu. 

 Khi lập Kế hoạch đấu thầu, cán bộ phụ trách đấu thầu của Ban QLDA 
phải tham khảo vào Bảng 1 dưới đây để xem xét lựa chọn các hình thức lựa chọn 
nhà thầu áp dụng cho từng gói thầu để trình người quyết định đầu tư phê duyệt 
làm cơ sở cho việc tổ chức đấu thầu.  
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Bảng 1- phân loại  hạn mức gói thầu  
áp dụng hình thức lựa chọn 

 

Loại 
hình 

Hạn  mức Hình thức lựa 
chọn 

Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập Báo cáo kinh 
tế- kỹ thuật xây dựng công trình 

Giám sát thi công xây lắp 

Các dự án, mô hình thuộc dự án hỗ trợ phát triển sản 
xuất (nếu có). 

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở và cộng đồng (nếu có). 

Tư vấn quản lý dự án; tư vấn đấu thầu; thẩm tra dự 
toán, thiết kế ( nếu có)... 

(i) Các dịch vụ tham vấn ý kiến cộng đồng; (ii) Đánh 
giá nông thôn dựa vào cộng đồng (PRA) để xây dựng 
KH phát triển cộng đồng 

Kiểm toán các báo cáo quyết toán   

 

Dịch vụ 
tư vấn 

Các loại hợp đồng khác như: Tuyển chọn tư vấn giám 
sát và đánh giá dự án; và một số hợp đồng khác. 

Chỉ định thầu 
(không áp dụng 
đối với các gói 
thầu dịch vụ tư 
vấn có giá gói 

thầu từ 500 triệu 
đồng trở lên) 

 

Dưới 150 triệu đồng Chỉ định thầu hoặc Chào hàng 
cạnh tranh/ Lựa chọn cạnh tranh 
trong cộng đồng dân cư  

Từ 150 triệu đến dưới 2 tỷ đồng  Chào hàng cạnh tranh   

 

Mua 
sắm 
hàng 
hoá 

Từ 2 tỷ đồng trở lên  Đấu thầu rộng r�i  

Dưới 300 triệu đồng Lựa chọn thông qua đấu thầu có sự 
tham gia của cộng đồng dân cư tại 
địa phương 

Từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ 
đồng 

Đấu thầu hạn chế (Trường hợp 
thấy cần thiết thì tổ chức đấu thầu 
rộng r�i). 

 

Xây lắp 

Từ 1 tỷ đồng trở lên  Đấu thầu rộng r�i  

 
Ghi chú: đối với các gói thầu Dịch vụ tư vấn có giá từ 500 triệu đồng trở lên, mua sắm hàng 

hóa từ 2 tỷ đồng trở lên và xây lắp có giá từ 1 tỷ đồng trở lên thì việc đấu thầu được 
thực hiện theo quy trình và thủ tục đuợc quy định trong Luật Đấu thầu và các văn 
bản hướng dẫn thực hiện.  

 
 



-10- 

 V. sơ đồ Quy trình tổng quát để thực hiện các 
công trình thuộc Chương trình 135 
 

                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quy trình tổng quát thực hiện dự án đầu tư xây dựng thuộc chương 

trình 135- giai đoạn II nêu trên được triển khai cụ thể như sau:  
 
a. Giai đoạn chuẩn bị dự án 

1. Lập danh mục công trình xây dựng; 
2. Lập và phê duyệt Hồ sơ yêu cầu của gói thầu tư vấn Khảo sát, thiết 

kế, lập báo cáo Kinh tế- Kỹ thuật; 
3. Tổ chức chỉ định thầu nhà thầu tư vấn Khảo sát, thiết kế, lập báo cáo 

Kinh tế- Kỹ thuật; 

 Huyện Phê duyệt  
Danh mục công 
trình  từng năm                        

UBND x� thông qua 
HĐND x�, trình 
UBND huyện 

UBND x� thông qua 
HĐND x�, trình 
UBND huyện                                      

Ban QLDA X� bàn với 
đại diện thôn về danh 
mục công trình (x� làm 

chủ đầu tư) 
Ban QLDA huyện bàn với 
các x�, thôn bản (huyện 

làm chủ đầu tư)   
 

Lập Báo cáo Kinh 
tế- Kỹ thuật  

(Bao gồm TKBVTC  
và TDT) và KHĐT 

Lựa chọn tư vấn thực 
hiện (thông qua đấu 
thầu cạnh tranh hoặc 

chỉ định thầu 

thẩm định, phê 
duyệt báo cáo 
KT-KT và  kh®t 

 

Ban QLDA Huyện căn cứ kết quả Báo cáo 
KTKT để lập KHĐT và  trình Chủ tịch UBND 

Huyện phê duyệt ( huyện làm CĐT) 

Ban QLDA x� căn cứ kêt quả Báo cáo KTKT 
để lập KHĐT và  trình Chủ tịch UBND Huyện  

phê duyệt (x� làm chủ đầu tư) 

Tổ chức đấu 
thầu để lựa 

chọn nhà thầu 

Nhà thầu được 
lựa chọn thực 

hiện HĐ 

Nghiệm thu Kết 
quả thực hiện 

các hợp đồng xd 

Ban QLDA Huyện tổ chức lựa chọn nhà thầu 
trình Chủ tịch UBND Huyện phê duyệt 

Ban QLDA x� tổ chức lựa chọn nhà thầu  trình 
Chủ tịch UBND huyện hoặc UBND x� phê 
duyệt (nếu được uỷ quyền hoặc chỉ thấu theo 

thẩm quyền) 

Chủ đầu tư, Ban QLDA, Giám sát của 
huyện, xã chịu trách nhiệm giám sát 

Nhà thầu; các tư vấn; Ban Nghiệm thu 
của huyện, xã, BGS xã nghiệm thu 
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4. Tổ chức thực hiện quá trình lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo KT- 
KT và Kế hoạch đấu thầu của dự án. 

 
B. Tổ chức thực hiện thực hiện dự án 
 
5. Tổ chức giải phóng mặt bằng xây dựng( nếu có); Lập, thẩm định và 

phê duyệt các Hồ sơ yêu cầu, Hồ sơ mời thầu của giai đoạn thực hiện 
dự án; 

6. Tổ chức lựa chọn các nhà thầu Xây lắp, cung cấp thiết bị, giám sát thi 
công, quản lý dự án, nếu có; 

7. Quản lý thi công xây dựng và các hợp đồng khác trong quá trình xây 
dựng công trình; 

8. Nghiệm thu, thanh, quyết toán các hợp đồng và thanh quyết toán vốn 
đầu tư xây dựng công trình; 

9. Bàn giao đưa dự án vào khai thác sử dụng. 
 
Tuy nhiên, Sổ tay này chỉ hướng dẫn ñến bước tổ chức lựa chọn nhà 

thầu xây lắp, cung cấp thiết bị, giám sát thi công công trình. 
 
 

--Phần thứ hai-- 
 

QUY TRÌNH TH ỰC HIỆN DỰ ÁN ðẦU TƯ XÂY DỰNG 
  

Giai ñoạn thứ nhất: GIAI ðOẠN CHUẨN BỊ DỰ ÁN 
 
Các công trình ñầu tư xây dựng thuộc Chương trình 135 chủ yếu thuộc 

diện lập B/c KT- KT nên trong giai ñoạn chuẩn bị dự án, cần thực hiện các công 
việc sau:  

 
  A . Lập và phê duyệt danh mục công trình 

 Việc lập và phê duyệt Danh mục dự án, công trình thực hiện theo Thông 
tư liên tịch số 01/2008/TTLT-UBDT-KHðT-TC-XD-NNPTNT ngày 15/9/2008 
về hướng dẫn thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã ñặc biệt 
khó khăn vùng ñồng bào dân tộc và miền núi giai ñoạn 2006 – 2010. Vì vậy, nội 
dung dưới ñây chỉ mang tính hướng dẫn khi lập danh mục dự án, công trình ñầu 
tư xây dựng theo Thông tư nêu trên. Cụ thể như sau: 

− Xây dựng Danh mục công trình cụ thể trên ñịa bàn: căn cứ nguồn kinh 
phí ñược phân bổ cho từng xã, từng huyện và trên cơ sở danh mục công trình 
trong kế hoạch cho cả giai ñoạn của xã, từ quý 2 hàng năm UBND xã (Ban 
QLDA huyện hoặc xã nếu ñược giao nhiệm vụ) thông báo và tổ chức họp thôn 
bản lấy ý kiến tham gia của nhân dân (có sự tham gia của các tổ chức ñoàn thể) 
ñể lựa chọn danh mục công trình, địa điểm, quy mô, mức vốn, nguồn vốn huy 
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®éng,… ñưa vào kế hoạch thực hiện năm sau (theo hướng ưu tiên các công trình 
cấp bách làm trước). 

− Trên cơ sở các công trình ñược người dân lựa chọn, Ban QLDA xã 
hoặc Ban QLDA huyện tổng hợp báo cáo UBND xã, UBND xã thông qua 
HðND xã; sau khi ñược sự chấp thuận của HðND xã, UBND xã trình UBND 
huyện xem xét, quyết ñịnh ñầu tư. 

− Danh mục các công trình sau khi được UBND huyện phê duyệt, chủ 
đầu tư thông báo công khai tới các thôn, bản và cộng đồng dân cư nơi có công 
trình xây dựng. 

 
B. khảo sát, thiết kế thi công và lập báo cáo kinh tế – 

kỹ thuật. 
 

B1. Quy trình chỉ định thầu đối với gói thầu dịch vụ 
tư vấn ( Gói thầu khảo sát và thiết kế thi công và lập 

Báo cáo KT-KT) 
 

  I- Quy trình chỉ định thầu đối với nhà thầu là tổ chức (công 
ty tư vấn, viện nghiên cứu, trường đại học...) 

 

 

Các bước công việc 

 

Nội dung công việc 

 

Cơ quan, đơn vị thực 
hiện 

 

Bước 1: Lập và phát hành HSYC Ban QLDA 

Bước 2: Chuẩn bị và nộp HSĐX Nhà thầu 

Bước 3: Đánh giá HSĐX và đàm phán 
về các đề xuất của nhà thầu 

BanQLDA 

Bước 4: Trình duyệt, thẩm định và phê 
duyệt kết quả chỉ định thầu 

Ban QLDA, đơn vị 
thẩm đinh và chủ đầu 
tư 

Bước 5: Thương thảo, hoàn thiện hợp 
đồng và ký hợp đồng 

 

Ban QLDA 
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sơ đồ Quy trình chỉ định thầu 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Cụ thể như sau: 

Bước 1. Lập và phát hành HSYC  

Bên mời thầu lập HSYC theo Phụ lục 3 kèm theo Sổ tay này. 

 HSYC phải được chủ đầu tư phê duyệt để BMT gửi cho nhà thầu được đề 
nghị chỉ định thầu chuẩn bị HSĐX. 

 Bước 2. Chuẩn bị và nộp HSĐX 

 Nhà thầu tư vấn được đề nghị chỉ định thầu chuẩn bị HSĐX trên cơ sở 
HSYC, bao gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính và nộp cho BMT theo 
quy định về thời gian và địa điểm nêu trong HSYC. 

 Bước 3. Đánh giá HSĐX và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu 

 BMT tiến hành đánh giá HSĐX của nhà thầu và thương thảo, đàm phán về 
các đề xuất của nhà thầu theo HSYC. 

 Nhà thầu được đề nghị trúng chỉ định thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều 
kiện sau đây: 

− Có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện gói thầu; 

− Có đề xuất về kỹ thuật được đánh giá là đáp ứng yêu cầu của gói thầu; 
− Có giá đề nghị chỉ định thầu không vượt dự toán (giá gói thầu) được 

duyệt cho gói thầu. 

Lập và phát hành HSYC 

Đánh giá hồ sơ đề xuất và đàm phán với 
nhà thầu  

Trình duyệt, thẩm định và phê duyệt 
kết quả chỉ định thầu 

Thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp 
đồng 

Chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất  

Bước 1 

Bước 2 

Bước 3 

Bước 4 

Bước 5 
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 Bước 4. Trình duyệt, thẩm định và phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

 Do Chương trình 135_II hầu hết các gói thầu tư vấn có giá gói thầu dưới 
500 triệu đồng vì vậy thẩm quyền phê duyệt kết quả chỉ định thầu là thuộc trách 
nhiệm của Chủ đầu tư.  

 Sau hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu theo trình tự, thủ tục nêu trên, Ban 
QLDA lập báo cáo kết quả chỉ định thầu để trình Chủ đầu tư phê duyệt. 
 Trong báo cáo Chủ đầu tư cần báo cáo các nội dung sau đây: 

− Tên, địa chỉ của nhà thầu được chỉ định thầu; 

− Giá trị chỉ định thầu; 

− Hình thức hợp đồng; 

− Thời gian thực hiện hợp đồng. 

Chủ đầu tư trước khi phê duyệt kết quả chỉ định thầu do Ban QLDA trình, 
chỉ định một bộ phận hoặc Tổ chuyên gia thẩm định kết quả chỉ định thầu làm 
cơ sở trước khi phê duyệt (nếu cần thiết). 

 Bước 5. Thương thảo, hoàn thiện và ký hợp đồng  

 Trên cơ sở quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu của chủ đầu tư, Ban 
QLDA mời nhà thầu được chỉ định thầu vào thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.  

 Việc thương thảo, hoàn thiện hợp đồng để ký kết hợp đồng với nhà thầu 
được chỉ định thầu nhằm chi tiết hóa, cụ thể hóa các nội dung công việc tư vấn 
sẽ phải đảm nhiệm trên cở sở Điều khoản tham chiếu. Hoàn thiện Hợp đồng 
(theo Mẫu tại Phụ lục 3) để Chủ đầu tư và nhà thầu thống nhất ký kết. 

Ghi chú : Các gói thầu tư vấn của các dự án thuộc Chương trình 135 có quy 
mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản, có quy mô nhỏ hơn 500 triệu đồng, chủ đầu tư trực 
tiếp đánh giá, đàm phán, phê duyệt và ký kết hợp đồng. Do vậy để giảm bớt các 
thủ tục trong quá trình đánh giá, đàm phán và tránh phải huỷ bỏ quyết định phê 
duyệt trúng thầu (do bước thương thảo hợp đồng không thành công sau khi phê 
duyệt), có thể thực hiện chỉ định thầu như sau: 

-  Chủ đầu tư nghiên cứu hồ sơ đề xuất để chuẩn bị các nội dung đàm phán 
hợp đồng theo các yêu cầu của hồ sơ yêu cầu. 

- Chủ đầu tư thực hiện đánh giá và đàm phán đồng thời với nhà thầu.  Việc 
đàm phán hợp đồng được thực hiện đồng thời đối với tất cả các nội dung kê khai 
của nhà thầu như huy động nhân sự, giải pháp thực hiện gói thầu, đề xuất về tiến 
độ, giá và các điều kiện hợp đồng theo các điều kiện,  yêu cầu của hồ sơ yêu cầu. 
Trong quá trình đàm phán nhà thầu có thể giải trình, làm rõ hoặc sửa đổi, bổ 
sung các nội dung cần thiết nhằm đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ yêu cầu.  

- Sau khi đàm phán, nhà thầu có đủ điều kiện năng lực, đáp ứng yêu cầu về 
tiến độ, có đề xuất giá không vượt giá gói thầu thì được kiến nghị trúng thầu và 
tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng. 
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II- Quy trình chỉ định thầu tư vấn cá nhân  

1. Chuẩn bị Điều khoản tham chiếu (hay còn gọi là Điều khoản giao việc): 

Bên mời thầu (Ban QLDA) chuẩn bị Điều khoản tham chiếu theo Mẫu 
nêu tại Phụ lục 3 của Sổ tay này. 

Bên mời thầu tiến hành chuẩn bị Dự thảo Hợp đồng theo Mẫu tại Phụ lục 
3 của Sổ tay này.  

2. Lựa chọn tối thiểu 3 hồ sơ lý lịch khoa học của 3 chuyên gia: 

Căn cứ vào Điều khoản tham chiếu, Ban QLDA tìm kiếm để lựa chọn 
được ít nhất 3 hồ sơ lý lịch khoa học của 3 chuyên gia tư vấn; trường hợp có ít 
hơn 3 chuyên gia thì phải báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định. 

3. Đánh giá sự đáp ứng 

Căn cứ yêu cầu về trình độ, năng lực và kinh nghiệm của chuyên gia tư 
vấn trong Điều khoản tham chiếu, Ban QLDA sẽ lập biểu so sánh giữa các 
chuyên gia tư vấn để lựa chọn lấy 1 chuyên gia tốt nhất, phù hợp nhất với yêu 
cầu của công việc và dự án. Sau khi lựa chọn xong, Ban QLDA lập báo cáo trình 
chủ đầu tư xem xét, quyết định. 

4. Sau khi được Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn, Ban QLDA sẽ 
hoàn chỉnh Hợp đồng căn cứ Dự thảo trên đây để Chủ đầu tư ký kết. Trường hợp 
Chủ đầu tư uỷ quyền cho Ban QLDA ký kết thì không phải trình Chủ đầu tư. 

5. Căn cứ Hợp đồng do Ban QLDA chuẩn bị, Chủ đầu tư tiến hành ký kết 
hợp đồng với chuyên gia tư vấn được lựa chọn. 

 

Phụ lục 3- Tài liệu về chỉ định thầu đối với  
gói thầu dịch vụ tư vấn khảo sát, thiết kế và lập 

báo cáo KTKT 
 

Mẫu 3.1- Mẫu HSYC gói thầu dịch vụ tư vấn 
 

Hồ sơ yêu cầu 
(Gói thầu dịch vụ tư vấn) 

  
THƯ MỜI THẦU 

 
                                         ........., ngày....... tháng ..... năm ....... 

Kính gửi: [Ghi tên và ñịa chỉ của nhà thầu] 

[Ghi tên bên mời thầu] chuẩn bị tổ chức chỉ ñịnh thầu gói thầu [ghi tên gói thầu]  ñể 
thực hiện dự án (hoặc công trình)                                   tại ............ [Ghi tên bên mời thầu]  xin 
mời [ghi tên nhà thầu] nộp HSðX cho gói thầu nêu trên. 

Nhà thầu sẽ ñược nhận một bộ HSYC miễn phí  tại [ghi ñịa chỉ của Ban QLDA nơi 
phát hành HSYC]. 
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Thời gian dành cho nhà thầu chuẩn bị HSðX là .... ngày [ghi số ngày cần thiết ñể nhà 
thầu chuẩn bị HSðX] , kể từ ngày ........ tháng ...... năm ....... ñến ngày ....... tháng ....... năm 
........ [ghi thời ñiểm cuối cùng nhà thầu phải nộp HSðX] (trong giờ làm việc hành chính). 

 
                  ðại diện Bên mời thầu  

(Ghi tên, chức danh, ký tên và ñóng dấu) 
 

 
I- Chỉ dẫn nhà thầu tư vấn 

  
 1- Nội dung chỉ dẫn nhà thầu: 
 

TT Nội dung Chỉ dẫn Thể hiện trong HSĐX 

1 Tên chủ đầu tư, Ban 
QLDA 

Nêu rõ tên chủ đầu tư, Ban QLDA và địa chỉ của 
chủ đầu tư và Ban QLDA 

2 Giới thiệu về dự án và 
gói thầu: 

Nêu rõ tên dự án, địa điểm thực hiện dự án, 
nguồn vốn cho dự án và gói thầu, phạm vi công 
việc tư vấn, mục đíc, kết quả cần đạt được của 
của việc tuyển chọn tư vấn 

3 Yêu cầu về nhà thầu 
vấn 

Nêu rõ yêu cầu về nhà thầu như: 

- Tư cách hợp lệ: Phải có chứng nhận đăng 
ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập; 

- Phải hạch toán độc lập; 

- Không bị cấm tham gia đấu thầu; 

- Yêu cầu về kinh nghiệm: Số năm hoạt động 
(yêu cầu từ 1năm trở lên); thực hiện các gói 
thầu tương tự về quy mô, tính chất và địa 
bàn (ít nhất 1 hợp đồng).  

4 Thời gian chuẩn bị 
HS§X 

Nêu rõ thời gian dành cho nhà thầu chuẩn bị 
HSĐX là bao nhiêu ngày (tối thiểu là 5 ngày kể từ 
ngày đầu tiên bán phát hành HSYC) 

5 Thời gian nộp HSĐX 
và thời hạn hiệu lực của 
HS§X  

Nêu rõ khi nào nhà thầu phải nộp HSĐX cho Bên 
mời thầu và địa điểm nộp ở đâu, cho ai. Và yêu 
cầu nhà thầu phải tuân thủ thời gian có hiệu lực 
của HSĐX là bao nhiêu ngày (nêu rõ số ngày yêu 
cầu, ví dụ 20, 35 ngày...) 
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2. Điều khoản tham chiếu. 
 
Ban QLDA căn cứ yêu cầu của gói thầu, chuẩn bị điều khoản tham 

chiếu để làm căn cứ cho nhà thầu chuẩn bị HSĐX và đánh giá HSĐX của 
nhà thầu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghi chú: Các nội dung nêu  trên cần được quy định cụ thể cho từng phần việc 
của gói thầu và phù hợp với đặc điểm, tính chất của gói thầu và công trình xây 
dựng. Cụ thể như sau:  

- Thông tin cung cấp về công trình và dự án: Thông tin về phạm vi công 
việc của gói thầu; thời gian thực hiện cả gói thầu , các mốc hoàn thành phần 
công việc khảo sát, thiết kế, thuyết minh ( nếu cần thiết); loại và cấp công trình 
xây dựng;  các số liệu, tài liệu có liên quan đến chủ trương đầu tư, đến gói thầu. 

+ Phần  khảo sát xây dựng: Bản đồ hiện trạng khu vực khảo sát (nếu có); 
phạm vi khảo sát; vị trí, điều kiện tự nhiên khu vực khảo sát; các số liệu khảo sát 
bước trước (thông tin về địa hình, địa chất, thủy văn,...); mặt bằng, hướng tuyến 
công trình; tiêu chuẩn, quy chuẩn khảo sát xây dựng; các tài liệu có liên quan và 
thông tin cần thiết khác có tính đặc thù của gói thầu. 

+ Phần thiết kế xây dựng: Quy mô, loại, cấp công trình và địa điểm xây 
dựng; quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế; các số liệu, tài liệu về điều kiện tự nhiên, 
xm hội tại khu vực địa điểm xây dựng; các tài liệu và thông tin cần thiết khác có 
tính đặc thù của gói thầu. 

Điều khoản tham chiếu 

1. Giới thiệu khái quát về dự án và gói thầu; 

2. Mục tiêu cần đạt được của công tác tư vấn 

3. Mô tả phạm vi, khối lượng công việc tư vấn cần thực hiện; 

4. Tiến độ thực hiện: Thời gian phải nộp các báo cáo, trình bày ý kiến 
tư vấn tại các cuộc họp, phổ biến...; 

5. Địa điểm và điều kiện làm việc: Nêu rõ tư vấn phải làm việc ở đâu, 
có phải đi khảo sát, thực địa, đi thôn, bản hay không? Chế độ được 
hưởng trong thời gian công tác là gì? 

6. Các điều kiện mà chủ đầu tư, ban QLDA phải thực hiện như: Phối 
hợp, hỗ trợ chuyên gia tư vấn, cung cấp các tài liệu, thông tin liên 
quan đến dự án cho chuyên gia tư vấn...; 

7. Yêu cầu về trình độ chuyên gia tư vấn: Số lượng từng loại chuyên 
gia và các yêu cầu đối với từng chuyên gia: Về học vấn, kinh 
nghiệm (số năm) công tác, các dự án, công việc tương tự ®� làm; 
Yêu cầu về sức khoẻ, độ tuổi (nếu cần). 

8. Các yêu cầu khác của dự án (nếu có).  
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 II. Nội dung yêu cầu về mặt kỹ thuật của gói thầu và đánh 
giá HSĐX của nhà thầu 
 
TT Nội dung Yêu 

cầu cụ thể của 
gói thầu 

Yêu cầu cần thể 
hiện trong HSYC  

Đánh giá đối với HSĐX của 
nhà thầu 

1 Yêu cầu về tiêu 
chuẩn năng lực, số 
lượng chuyên gia 

Nêu rõ cần các loại 
chuyên gia gì, trình độ 
học vấn như thế nào và 
từng vị trí chuyên gia bao 
nhiêu người 

Nhà thầu đạt mức yêu cầu tối 
thiểu được đánh giá là “đạt” 

2 Yêu cầu về kinh 
nghiệm 

Nêu rõ yêu cầu về kinh 
nghiệm hoạt động của 
nhà thầu phải bảo đảm 
thời gian tối thiểu bao 
nhiêu năm và ®� từng làm 
bao nhiêu hợp đồng (Đối 
với các gói thầu nhỏ chỉ 
nên yêu cầu 1 năm và có 
2 hợp đồng trở lên) 

Nhà thầu phải đưa ra số năm kinh 
nghiệm và số hợp đồng của mình. 
Nếu không thấp hơn mức yêu cầu 
tối thiểu sẽ được đánh giá là đạt. 

3 Yêu cầu về nội 
dung, phạm vi công 
việc và chất lượng 
phải đạt được 

Nêu rõ các phần việc phải 
làm, chất lượng phải đạt 
được và phải được biểu 
hiện bằng các sản phẩm 
cụ thể (báo cáo, tài liệu 
hướng dẫn, bản vẽ...) 

Nhà thầu phải đưa ra biện pháp tổ 
chức thực hiện như bố trí nhân sự, 
thiết bị, kế hoạch để BMT xem xét, 
đánh giá. Nếu đáp ứng yêu cầu thì 
được đánh giá là đạt. Trong quá 
trình đánh giá nội dung này có thể 
mời nhà thầu đến đàm phán để đạt 
được yêu cầu. 

4 Thời gian thực hiện Nêu yêu cầu về các mốc 
thời gian cần hoàn thành 
các nội dung công việc. 
Đưa ra thời gian tối đa 
cho phép đối với từng 
nhóm công việc 

Nhà thầu phải đáp ứng được yêu 
cầu về thời gian (không quá thời 
gian cho phép) mới được đánh giá 
là đạt yêu cầu. Trong quá trình 
đánh giá, nội dung này có thể mời 
nhà thầu đến đàm phán để đạt 
được yêu cầu. 

5 Yêu cầu về địa 
điểm thực hiện 

Nêu yêu cầu về địa điểm, 
địa bàn cụ thể để tiến 
hành thực hiện công việc 

Nhà thầu tuân đáp ứng các yêu 
cầu về địa điểm, địa bàn thực hiện 
sẽ được đánh giá là đạt. Trong quá 
trình đánh giá, nội dung này có thể 
mời nhà thầu đến đàm phán để đạt 
được yêu cầu 

6 Yêu cầu về chi phí 
(giá) 

Nêu yêu cầu đối với nhà 
thầu đề xuất các chi phí 
cho dịch vụ tư vấn đối với 
từng công việc hay hoạt 
động cụ thể hoặc trọn 
gói. Nêu yêu cầu để nhà 
thầu đề xuất về việc 
thanh, quyết toán hợp 
đồng 

Nhà thầu phải đề xuất các chi phí 
có liên quan tới việc thực hiện 
công việc (bao gồm thuế các loại) 
và phương thức thanh toán. Mức 
đề xuất không được cao hơn dự 
toán được duyệt. Trong quá trình 
đánh giá, nội dung này có thể mời 
nhà thầu đến đàm phán để đạt 
được yêu cầu 

 
Ghi chú: Các nội dung trong bản trên cần được quy định cụ thể cho từng phần 
phù hợp với đặc điểm, tính chất của gói thầu và công trình xây dựng. 
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- Yêu cầu kê khai thông tin chung và kinh nghiệm của nhà thầu (kể 
cả thầu phụ, nếu có):  

Tên, địa chỉ, năm thành lập, lĩnh vực hoạt động, các tài liệu chứng minh về 
tư cách hợp lệ và năng lực hoạt động khảo sát, thiết kế xây dựng của nhà thầu;  
kê khai các gói thầu tư vấn tương tự ®� và đang thực hiện (tương tự về quy mô, 
giá trị công việc và điều kiện thực hiện, cùng loại, cấp công trình xây dựng…kê 
khai trong 2 năm gần nhất, 1-2 hợp đồng). 

 

- Yêu cầu nhà thầu kê khai về nhân sự huy động cho gói thầu : 

+ Đối với phần khảo sát xây dựng: nhà thầu kê khai số năm công tác, 
chuyên ngành đào tạo của đối với chủ nhiệm khảo sát, các kỹ sư và các công 
nhân kỹ thuật phục vụ khảo sát; Lập danh sách, bố trí số lượng người và thời 
gian huy động các nhân sự theo các phần việc khảo sát địa hình, khảo sát địa 
chất, thủy văn ( nếu có)... và theo từng giai đoạn  thực hiện gói thầu;  

+ Đối với phần  thiết kế xây dựng và lập báo cáo: nhà thầu kê khai số năm 
công tác, chuyên ngành đào tạo đối với chủ nhiệm lập báo cáo;  chủ nhiệm, chủ 
trì thiết kế theo các bộ môn; các kiến trúc sư, kỹ sư , cán bộ kỹ thuật theo các 
chuyên ngành; bố trí và huy động thời gian của các nhân sự thực hiện theo các 
phần việc  thiết kế (thuyết minh của báo cáo, phần kiến trúc, kết cấu, hạ tầng kỹ 
thuật, công nghệ, nếu có.....). 

 

- Yêu cầu nhà thầu kê khai về giải pháp thực hiện gói thầu: 

+ Phần khảo sát xây dựng: kê khai quy trình và phương pháp khảo sát địa 
hình, khảo sát địa chất, thủy văn ( nếu có); số lượng, loại máy và thời  gian sử 
dụng của máy móc, thiết bị khảo sát; các biện pháp bảo đảm an toàn và phương 
án phục hồi hiện trạng sau khảo sát; cam kết về đảm bảo chất lượng; thời gian, 
tiến độ thực hiện công việc khảo sát. 

+ Phần thiết kế xây dựng và thuyết minh báo cáo : kê khai phương án lựa 
chọn về giải pháp thiết kế (kiến trúc, kết cấu, hạ tầng, phòng chống cháy nổ, tuổi 
thọ công trình...); quy mô, diện tích sử dụng đất, mức độ đáp ứng và kết quả đạt 
được của báo cáo; biện pháp quản lý tổ chức thực hiện phương án thiết kế; thời 
gian, tiến độ thực hiện; tổ chức quản lý và nghiệm thu chất lượng thiết kế; cam 
kết về tiến độ thực hiện và chất lượng sản phẩm tư vấn; 
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Mẫu 3.2.  Mẫu đề xuất của nhà thầu tư vấn 

I.  mẫu Đơn dự thầu 
________, ngày ____ tháng ____ năm ____ 

 
Kính gửi: __________________[ghi tên bBên mời thầu] 

  

Sau khi nghiên cứu HSĐY mà chúng tôi ®� nhận được, chúng tôi, [ghi tên 
nhà thầu], cam kết thực hiện gói thầu dịch vụ tư vấn [ghi tên gói thầu] theo đúng 
yêu cầu của HSYC với tổng số tiền là [ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền 
dự thầu] cùng với biểu giá chi tiết kèm theo. 

HSDT này có hiệu lực trong thời gian ____ ngày, kể từ ___ giờ, ngày 
____ tháng ____ năm ____ [ghi thời điểm đóng thầu]. 

 

 Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

 [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

  

II. Thông tin chung, giải pháp và phương pháp luận tổng 
quát do nhà thầu tư vấn đề xuất để thực hiện dịch vụ tư vấn 

a) Thông tin chung về nhà thầu 

 b) Giải pháp và phương pháp luận; 

 c) Kế hoạch thực hiện dịch vụ tư vấn; 

 d) Tổ chức và bố trí chuyên gia (nhân sự) thực hiện dịch vụ tư vấn. 

Nhà thầu căn cứ vào thông tin về gói thầu, các yêu cầu của hồ sơ yêu cầu, điều 
khoản tham chiếu đm hướng dẫn tại khoản 1 để kê khai, đề xuất phù hợp với 
năng lựcvà huy động  thực tế của nhà thầu. 

 

 III. Mẫu về yêu cầu đề xuất giá dự thầu :   

 Giá dự thầu phải bao gồm đầy đủ các chi phí cần thiết để thực hiện gói 
thầu. Nhà thầu có thể đề xuất giá dự thầu theo đơn giá, biểu giá chi tiết cho các 
phần việc và tổng giá dự thầu như sau:  

Tổng hợp chi phí theo nội dung công việc  
 

 

TT 

Nội dung công 
việc  

(khoản mục) 

Đơn giá Khối lượng Thành tiền 

     

     

     

 Tổng cộng    
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BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ TƯ VẤN 
 

 

 
STT 

 
Nội dung chi phí 

 
Giá trị  

1 

2 

3 

4 

    5 

    6     

Chi phí chuyên gia thực hiện gói thầu 

Chi phí quản lý 

Chi phí khác 

Chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp 

Thu nhập chịu thuế tính trước (1+2+3+4) 

Thuế giá trị gia tăng (VAT) % (1+2+3+4+5) 

 

  
Tổng cộng (1+2+3+4+5+6): 

 

 

 
Ghi chú:  

- Chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp xác định trên cơ sở thoả 
thuận giữa bên mua và bên bán bảo hiểm. 

- Mức thuế giá trị gia tăng (thuế VAT) xác định theo quy định hiện hành. 
 
 
tổng hợp chi phí  theo các phần việc của gói thầu 
 

TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
ĐƠN 
Vị 

tính 

Số 
LƯỢNG,            
KHỐI 
LƯỢNG 

ĐƠN 
GIÁ 
(VN§) 

THÀNH 
TIỀN 
(VN§) 

1 Công tác khảo sát địa hình     

2 Công tác khảo sát địa chất     

3 ....................     

4 .....................     

5      

  Tổng cộng        
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CHI PHÍ CHUYÊN GIA 
 

Loại tiền sử dụng:............................... 
Gói thầu:.............................................. 
Tên nhà thầu:....................................... 
 

STT 

Họ và tên  
chuyên gia 

(gồm cả chuyên gia 
trong nước, ngoài 
nước nếu có ) 

Thời gian 
thực hiện 
(tháng -

người hoặc 
công) 

Chi phí  
tiền lương 
(tính theo 
tháng - 

người hoặc 
công) 

Thành tiền  

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

 
Chủ nhiệm khảo sát 
Chủ nhiệm lập dự án 
Chủ nhiệm thiíet lkế 
Kỹ sư A 
Kỹ sư B 
.......... 

 

   

 
 

Tổng cộng:    

 
                                                                          Ngµy……..th¸ng……..n¨m… 

                                                                  Xác nhận của nhà thầu 
 
 

CHI TIẾT CHI PHÍ TIỀN LƯƠNG CHUYÊN GIA 
 

Loại tiền sử dụng:............................... 
Gói thầu:.............................................. 

 

Chuyên gia 

STT Họ và 
tên 

Chức 
danh dự 
kiến 

Lương cơ 
bản 

Chi phí xã 
hội 

(% của 
lương cơ 
bản) 

Phụ cấp 
khác, 
nếu có 
(% của 
lương cơ 
bản) 

Chi phí  
tiền lương 
chuyên gia 
(1+2+3) 

 

A B C 1 2 3 4 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

    

 
                                                                          Ngµy……..th¸ng……..n¨m……. 

                                                                      Xác nhận của nhà thầu 
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Ghi chú: 
    - Lương cơ bản của từng chuyên gia: căn cứ mức lương của tổ chức tư vấn ®� 
chi trả theo kết quả hoạt động kinh doanh trong báo cáo hoạt động tài chính của 
2 năm liền kề ®� được kiểm toán hoặc được cơ quan tài chính cấp trên xác nhận. 
   - Chi phí tiền lương tính theo tháng - người (hoặc ngày công) 

 
 

CHI TIẾT CHI PHÍ Xe HỘI 
 

Loại tiền sử dụng:............................... 
Gói thầu:.............................................. 
 
 

STT 
Khoản mục chi 

phí 
Diễn giải  
cách tính 

Thành 
tiền  

Tỉ lệ % 
của lương 
cơ bản 

 

Ghi chú 

1 Nghỉ lễ     

2 Nghỉ phép     

3 Kinh phí công 
đoàn  

    

4 Bảo hiểm x� hội     

5 Bảo hiểm y tế     

6 ......     

7 ......     

8 Chi phí x� hội 
khác 

    

  
Tổng cộng: 

 

    

 
Ghi chú: Các khoản mục chi phí thuộc chi phí x� hội xác định theo quy định 
hiện hành. 
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CHI TIẾT CHI PHÍ QUẢN Lý 
 

Loại tiền sử dụng:............................... 
Gói thầu:.............................................. 

 

STT Khoản mục chi phí 

 
Diễn giải cách 

tính 
 

  
Thành tiền  

 
Ghi chú 

1 Lương bộ phận quản lý    
2 Khấu hao văn phòng     
3 Khấu hao thiết bị văn 

phòng 
   

4 Thông tin liên lạc (Fax, 
email, điện thoại ...) 

   

5 Điện, nước văn phòng    
6 Phương tiện đi lại     
7 Văn phòng     
8 Chi phí kiểm toán    
9 Thuế thu nhập doanh 

nghiệp 
   

10 Chi phí đào tạo    
11 Chi phí quản lý khác    
  

Tổng cộng: 
 

   

 
 

CHI TIẾT CHI PHÍ KHÁC 
 

Loại tiền sử dụng:............................... 
Gói thầu:.............................................. 

 

STT Khoản mục chi phí 
Đơn vị 
tính 

Khối lượng Đơn giá  
Thành tiền  

 

1 Chi phí đi lại phục 
vụ khảo sát, thiết kế  
nếu có 

    

2 Chi phí văn phòng 
phẩm cho thiết kế; 
vật tư, vật liệu cho 
khảo sát . 
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3 Chi phí hội họp, nếu 
có 

    

4 Chi phí  thiết bị 
khảo sát; chi phí 
khác, nếu có 

    

  
Tổng cộng: 

 

    

 

 
Mẫu 3.3. Mẫu Hợp đồng tư vấn 

 

Mẫu hợp đồng tư vấn là tổ chức 

 

hợp đồng 

(Thực hiện dịch vụ tư vấn) 

____, ngày ____ tháng ____ năm ____ 
Hợp đồng số: _________   
Gói thầu: ____________ [ghi tên gói thầu] 
Thuộc dự án: _________ [ghi tên dự án] 
 

− Căn cứ Luật Đấu thầu; Luật Xây dựng; 
− Căn cứ Nghị định số 58/ 2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ 

về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật 
Xây dựng; 

− Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính Phủ 
về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng 

− Căn cứ Quyết định số ____ ngày ____ tháng ____  năm ____ của ____ 
về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn ___________; 

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký Hợp đồng, gồm có: 
Bên mời thầu (Bên A) 
Tên Bên A [ghi tên Chủ đầu tư hoặc Bên mời thầu]: __________ 
Địa chỉ: _____________________________________________ 
Điện thoại:___________________________________________ 
Fax: ________________________________________________ 
E-mail: _____________________________________________ 
Tài khoản: ___________________________________________ 
M� số thuế: __________________________________________ 
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Đại diện là Ông/Bà:____________________________________ 
Chức vụ: ____________________________________________ 
Giấy ủy quyền ký Hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ 

(trường hợp được ủy quyền). 
 
Nhà thầu tư vấn (Bên B) 
Tên Nhà thầu tư vấn [ghi tên nhà thầu tư vấn được chỉ định thầu]:  
Địa chỉ: _____________________________________________ 
Điện thoại:___________________________________________ 
Fax: ________________________________________________ 
E-mail: _____________________________________________ 
Tài khoản: ___________________________________________ 
M� số thuế (nếu có): ___________________________________ 
Đại diện là Ông/Bà:____________________________________ 
Chức vụ: ____________________________________________ 
Giấy ủy quyền ký Hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ 

(trường hợp được ủy quyền). 
 
Hai bên thỏa thuận ký kết Hợp đồng thực hiện dịch vụ tư vấn với các nội 

dung sau: 

Điều 1. Đối tượng Hợp đồng 
Đối tượng của Hợp đồng là các dịch vụ tư vấn bao gồm các nội dung cần 

thực hiện như sau: 
{Liệt kê các nội dung, phạm vi công việc tư vấn cần thực hiện phù hợp với 

Điều khoản tham chiếu, kết quả đàm phán hợp đồng, các tài liệu kèm theo của 
hợp đồng}  

Điều 2. Trách nhiệm của Bên B 
Bên B cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung công việc theo quy định tại 

Điều 1 của Hợp đồng này với thời gian như quy định trong Điều khoản tham 
chiếu  kết quả đàm phán hợp đồng và bảo đảm chất lượng, tiến độ theo cam kết. 

Điều 3. Trách nhiệm của Bên A 
Bên A cam kết thanh toán cho Bên B theo giá hợp đồng và lịch biểu thanh 

toán nêu tại Điều 4 của Hợp đồng này. 

Điều 4. Giá hợp đồng và lịch biểu thanh toán 
1.  Giá hợp đồng: _______________ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và 

đồng tiền ký hợp đồng]. 

2.  Lịch biểu thanh toán: Việc thanh toán sẽ được thực hiện theo từng đợt, 
cụ thể như sau: 

− Ngay sau khi ký kết Hợp đồng: Tạm ứng .....% 

− Khi bên B thực hiện được 30% khối lượng công việc: ..........% 

− Khi bên B thực hiện được 70% khối lượng công việc: .......% 

− Khi hoàn thành toàn bộ (100%) khối lượng công việc: .......% 
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− Khi hoàn tất việc nộp báo cáo cuối cùng và thanh lý hợp đồng: 10% 
[Tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng gói thầu mà việc thanh toán có thể 

được thực hiện bằng tiền mặt (trả trực tiếp) hoặc chuyển khoản và lịch biểu 
thành toán có thể được điều chỉnh cho phù hợp]. 

Điều 5. Hình thức hợp đồng: Trọn gói- Không điều chỉnh giá trong suốt 
thời gian thực hiện Hợp đồng, Bên A không được yêu cầu Bên B phải thực hiện 
thêm các công việc khác ngoài những nội dung công việc thuộc phạm vi của Hợp 
đồng này. Trường hợp cần chuyên gia thực hiện những nội dung công việc khác 
thì sẽ do hai bên thoả thuận riêng. 

Điều 6. Thời gian thực hiện hợp đồng: _______________ 
[Ghi thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với yêu cầu trong Điều khoản 

tham chiếu, kết quả đàm phán hợp đồng].   

Điều 7. Hiệu lực hợp đồng  
1.  Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. 
2.  Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý Hợp đồng 

theo luật định. 
Hợp đồng được lập thành ____ bộ, Bên A giữ ____ bộ, Bên B giữ ____ bộ, 

các bộ Hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau. 
 

Đại diện hợp pháp của Bên A 

     [Ghi rõ họ, tên, chức danh, ký tên 
và đóng dấu] 

 

Đại diện hợp pháp của Bên b 
     [Ghi rõ họ, tên, chức danh, ký tên 

và đóng dấu] 
 

 
 

Mẫu Hợp đồng tư vấn là cá nhân 
 

hợp đồng 

(Thực hiện dịch vụ tư vấn) 

____, ngày ____ tháng ____ năm ____ 
Hợp đồng số: _________   
Gói thầu: ____________ [ghi tên gói thầu] 
Thuộc dự án: _________ [ghi tên dự án] 
 

− Căn cứ Luật Đấu thầu; 
− Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày5 /05/2008 của Chính phủ 

về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật 
Xây dựng; 

− Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính Phủ 
về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng 
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− Căn cứ Quyết định số ____ ngày ____ tháng ____  năm ____ của ____ 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn chuyên gia tư vấn thực hiện gói thầu tư vấn 
___________; 

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký Hợp đồng, gồm có: 
Bên mời thầu (Bên A) 
Tên Bên A [ghi tên Chủ đầu tư hoặc Bên mời thầu]: __________ 
Địa chỉ: _____________________________________________ 
Điện thoại:___________________________________________ 
Fax: ________________________________________________ 
E-mail: _____________________________________________ 
Tài khoản: ___________________________________________ 
M� số thuế: __________________________________________ 
Đại diện là Ông/Bà:____________________________________ 
Chức vụ: ____________________________________________ 
Giấy ủy quyền ký Hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ 

(trường hợp được ủy quyền). 
 
Chuyên gia tư vấn (Bên B) 
Tên Chuyên gia tư vấn [ghi tên chuyên gia được lựa chọn]:____ 
Địa chỉ: _____________________________________________ 
Điện thoại:___________________________________________ 
Fax: ________________________________________________ 
E-mail: _____________________________________________ 
Tài khoản: ___________________________________________ 
M� số thuế (nếu có): ___________________________________ 
 
Hai bên thỏa thuận ký kết Hợp đồng thực hiện dịch vụ tư vấn với các nội 

dung sau: 

Điều 1. Đối tượng Hợp đồng 

Đối tượng của Hợp đồng là các dịch vụ tư vấn bao gồm các nội dung cần 
thực hiện như sau: 

{Liệt kê các nội dung, phạm vi công việc tư vấn cần thực hiện phù hợp với 
Điều khoản tham chiếu}  

Điều 2. Trách nhiệm của Bên B 

Bên B cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung công việc theo quy định tại 
Điều 1 của Hợp đồng này với thời gian như quy định trong Điều khoản tham 
chiếu bảo đảm chất lượng. 

Điều 3. Trách nhiệm của Bên A 

Bên A cam kết thanh toán cho Bên B theo giá hợp đồng và lịch biểu thanh 
toán nêu tại Điều 4 của Hợp đồng này. 

Điều 4. Giá hợp đồng và lịch biểu thanh toán 
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1.  Giá hợp đồng: _______________ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và 
đồng tiền ký hợp đồng]. 

2.  Lịch biểu thanh toán: Việc thanh toán sẽ được thực hiện theo từng đợt, 
cụ thể như sau: 

− Ngay sau khi ký kết Hợp đồng: Tạm ứng ........% 

− Khi bên B thực hiện được 30% khối lượng công việc: ..........% 

− Khi bên B thực hiện được 70% khối lượng công việc: ...........% 

− Khi hoàn thành toàn bộ (100%) khối lượng công việc: ...........% 

− Khi hoàn tất việc nộp báo cáo cuối cùng và thanh lý hợp đồng: .........% 

[Tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng gói thầu mà việc thanh toán có thể 
được thực hiện bằng tiền mặt (trả trực tiếp) hoặc chuyển khoản và lịch biểu 
thành toán có thể được điều chỉnh cho phù hợp]. 

Điều 5. Hình thức hợp đồng: Trọn gói- Không điều chỉnh giá trong suốt 
thời gian thực hiện Hợp đồng, Bên A không được yêu cầu Bên B phải thực hiện 
thêm các công việc khác ngoài những nội dung công việc thuộc phạm vi của Hợp 
đồng này. Trường hợp cần chuyên gia thực hiện những nội dung công việc khác 
thì sẽ do hai bên thoả thuận riêng. 

Điều 6. Thời gian thực hiện hợp đồng: _______________ 

[Ghi thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với yêu cầu trong Điều khoản 
tham chiếu].   

Điều 7. Hiệu lực hợp đồng  

1.  Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2.  Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý Hợp đồng 
theo luật định. 

Hợp đồng được lập thành ____ bộ, Bên A giữ ____ bộ, Bên B giữ ____ bộ, 
các bộ Hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau. 

 

Đại diện hợp pháp của Bên A 

     [Ghi rõ họ, tên, chức danh, ký tên 
và đóng dấu] 

 

Bên b 
[Ghi rõ họ, tên, ký tên] 

 

Ghi chú: Để phù  hợp với quy định hiện hành của Nghị định 99/CP và các 
văn bản hướng dẫn về hợp đồng xây dựng. Nội dung dự thảo hợp đồng xây dựng 
cần được lập và áp dụng theo các quy định tại các văn bản như: Thông tư số 
06/2007/TT-BXD; Thông tư số 27/ 2007/TT- BTC; Thông tư số 130/2007/TT-
BTC; Thông tư số 75/2008/TT-BTC.  

 
 



-30- 

 B2.  Nội dung và quy trình tổ chức lập, thẩm định Báo 
cáo Kinh tế - Kỹ thuật 

a) Lập B/c KT-KT: 

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật ñược tư vấn (tổ chức hoặc cá nhân) do Chủ ñầu 
tư lựa chọn (thuê) ñể lập hoặc chủ ñầu tư tự lập (nếu ñủ năng lực) trên cơ sở 
tham khảo các quy ñịnh của nhà nước về ñầu tư xây dựng, các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn xây dựng. Nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật bao gồm: tên công trình, 
tên chủ ñầu tư, ñịa ñiểm xây dựng, quy mô công trình, nguồn vốn, thời gian thi 
công, thời gian hoàn thành, kèm theo thiết kế bản vẽ thi công, dự toán.  

 
 b) Thẩm ñịnh B/c KT-KT:  

Người quyết ñịnh ñầu tư (Chủ tịch UBND huyện) sẽ thực hiện thủ tục này 
trên cơ sở hồ sơ do chủ ñầu tư trình. ðơn vị ñược giao thẩm ñịnh có thể là các 
ñơn vị chuyên môn về xây dựng tại ñịa phương (Phòng Công thương hoặc 
Phòng Tài chính - Kế hoạch ở UBND huyện). Nội dung thẩm ñịnh cần làm rõ 
các vấn ñề như: tiến ñộ thực hiện dự án, khả năng huy ñộng các nguồn lực trên 
ñịa bàn, vấn ñề vốn, các vấn ñề chủ ñầu tư cần lưu ý khi triển khai dự án....  

 
Trong Chương trình 135-II, hầu hết các công trình xây dựng chỉ phải lập 

B/c KT-KT, thiết kế chỉ thực hiện một bước (bao gồm thiết kế cơ sở và bước 
thiết kế bản vẽ thi công gộp lại thành thiết kế bản vẽ thi công). Vì vậy, mới có 
trường hợp cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại ñịa phương thẩm ñịnh 
thiết kế bản vẽ thi công trong Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật; nội dung thẩm ñịnh là 
nội dung quy ñịnh như ñối với thiết kế cơ sở. Chủ ñầu tư chỉ trình cơ quan quản 
lý nhà nước về xây dựng tại ñịa phương những bản vẽ liên quan ñến nội dung 
thẩm ñịnh thiết kế cơ sở. Chủ ñầu tư vẫn phải tổ chức (thuê tư vấn hoặc tự thẩm 
ñịnh) thẩm ñịnh thiết kế bản vẽ thi công.  

 
Hồ sơ trình thẩm ñịnh B/c KT-KT xây dựng công trình lập theo Phụ lục 

số 1 của Sổ tay này. 
 
ðối với thiết kế bản vẽ thi công trong B/c KT-KT, nội dung thẩm ñịnh bao 

gồm:  

• Sự tuân thủ quy chuẩn xây dựng và các tiêu chuẩn xây dựng ñược áp 
dụng;  

• Sự hợp lý của các giải pháp thiết kế, cấu tạo, ñánh giá mức ñộ an toàn 
của công trình;  

• Sự hợp lý của việc lựa chọn dây chuyền và thiết bị công nghệ (nếu có); 
vấn ñề bảo vệ môi trường; phòng, chống cháy, nổ. 

Thời gian thẩm ñịnh B/c KT-KT xây dựng công trình và thiết kế bản vẽ 
thi công là không quá 20 ngày, trường hợp KHðT ñược trình cùng với B/c KT-
KT thì thời gian thẩm ñịnh cả 2 nội dung B/c KT-KT và KHðT vẫn phải bảo 
ñảm không vượt quá 20 ngày..  



-31- 

Cơ quan thẩm ñịnh thiết kế bản vẽ thi công có trách nhiệm gửi kết quả 
thẩm ñịnh tới chủ ñầu tư ñể tổng hợp, ñánh giá ñề xuất ý kiến ñể người quyết 
ñịnh ñầu tư xem xét quyết ñịnh. 

c) Phê duyệt B/c KT-KT:  

Người quyết ñịnh ñầu tư (Chủ tịch UBND huyện) ra Quyết ñịnh phê 
duyệt B/c KT-KT ngay sau khi có kết quả thẩm ñịnh (theo mẫu tại Phụ lục số 1 
của Sổ tay này). Thời gian phê duyệt không quá 10 ngày kể từ ngày nhận ñược 
báo cáo thẩm ñịnh. 

Cần lưu ý là thiết kế bản vẽ thi công trong B/c KT-KT ñã ñược phê duyệt 
nên chủ ñầu tư không cần phê duyệt riêng các bản vẽ này. Sau khi B/c KT-KT 
ñược duyệt, có thể sử dụng các chỉ tiêu chi phí (tổng mức ñầu tư, dự toán) ñể 
xác ñịnh giá gói thầu. ðể ñảm bảo thuận lợi trong việc theo dõi, ñánh giá quá 
trình thực hiện gói thầu sau này thì việc phân chia các gói thầu nên tiến hành 
theo B/c KT-KT (bao gồm dự toán công trình) ñược duyệt. 

 
 

c. Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu 
(KH§T) 

 
Trong Chương trình 135-II, các dự án hầu hết là Nhóm C với quy mô 

rất nhỏ, vì vậy ngay khi lập B/c KT-KT, các Ban QLDA cũng lập KHĐT để 
trình người có thẩm quyền phê duyệt đồng thời với B/c KT-KT nhằm rút ngắn 
thời gian thực hiện.  

 

Các bước công 
việc 

Nội dung công việc Cơ quan, đơn vị thực hiện 

Bước 1: Xác định nội dung của KHĐT Ban QLDA, chuẩn bị đồng thời 
với B/c KT-KT 

Bước 2: Trình KHĐT 
Ban QLDA 

Bước 3: Thẩm định KHĐT Bộ phận Tài chính – Kế hoạch ở 
huyện. Thẩm định đồng thời với 
B/c KT-KT 

Bước 4: Phê duyệt KHĐT Chủ tịch UBND huyện phê duyệt 
đồng thời với B/c KT-KT 

 

 Bước 1: xác định các nội dung của KHĐT 

Trong Bước này, Ban QLDA sẽ phải tập hợp các tài liệu liên quan làm căn 
cứ để lập KHĐT, bao gồm: 

− Tài liệu về B/c KT-KT: bao gồm Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán do 
Tư vấn chuẩn bị trước đó; 



-32- 

− Nguồn vốn: Chương trình 135 giai đoạn II (2006 – 2010).  

Căn cứ nội dung B/c KT-KT, Ban QLDA phân chia các công việc, nhóm 
công việc, hạng mục công trình, công trình thuộc dự án thành các gói thầu bảo 
đảm đúng tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện (về thời gian), bảo đảm tính đồng 
bộ của dự án và có quy mô gói thầu phù hợp. 

KHĐT phải bao gồm 7 nội dung sau đây: 

(1) Tên gói thầu 

Khi phân chia các công việc, nhóm công việc thuộc dự án thành một gói 
thầu thì chủ đầu tư cần đặt tên cho gói thầu đó sao cho phù hợp với mục đích 
công việc phải làm như dự án ®� quy định. Ví dụ, gói thầu xây dựng chợ X; gói 
thầu mua máy bơm nước Y; gói thầu xây dựng nhà lớp học N. 

(2) Giá gói thầu 

Giá gói thầu là tổng số tiền dự kiến phân bổ để thực hiện công việc. Để 
tính toán được giá gói thầu, chủ đầu tư cần căn cứ vào dự toán được phê duyệt 
(nếu có) hoặc căn cứ vào các quy định về định mức chi tiêu của nhà nước hoặc 
căn cứ vào giá cả trên thị trường tuỳ theo thông tin mà chủ đầu tư biết được. 

(3) Nguồn vốn cho gói thầu 

Đây là dự án thuộc Chương trình 135 vì vậy tất cả các nội dung về nguồn 
vốn chủ đầu tư có thể ghi rõ: Vốn của Chương trình 135 giai đoạn II. 

(4) Hình thức lựa chọn nhà thầu 

Để xác định từng gói thầu phải áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu nào, 
chủ đầu tư căn cứ vào giá gói thầu và tra cứu với Bảng 1 (Phần thứ nhất, Mục V) 
để xác định hình thức lựa chọn nhà thầu tương ứng. 

(5) Thời gian lựa chọn nhà thầu 

Thời gian lựa chọn nhà thầu được tính từ khi Ban QLDA phát hành hồ sơ 
mời thầu (HSMT) hoặc hồ sơ yêu cầu (HSYC) đến khi ký kết được hợp đồng với 
nhà thầu được lựa chọn. Thời gian này phải phù hợp với tiến độ của dự án trong 
B/c KT-KT. 

(6) Hình thức hợp đồng 

Do tính chất của các công việc thuộc các dự án của Chương trình là đơn 
giản, nhỏ lẻ nên chủ đầu tư ghi rõ hình thức hợp đồng là: Trọn gói đối với tất cả 
các hợp đồng xây lắp, mua sắm hàng hoá. Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn thì có 
thể áp dụng một trong hai hình thức là Trọn gói hoặc Theo tỷ lệ phần trăm (%). 

(7) Thời gian thực hiện hợp đồng 
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Thời gian thực hiện hợp đồng được tính từ khi chủ đầu tư ký kết hợp đồng 
với nhà thầu đến khi nhà thầu thực hiện xong và bàn giao sản phẩm, công trình 
cho chủ đầu tư. Chủ đầu tư cần tính toán thời gian này bảo đảm việc thực hiện 
xong các công việc phù hợp với thời gian thực hiện dự án. 

 Ví dụ về KHĐT: Dự án phát triển cơ cở hạ tầng xi  X 

 

Tên gói thầu 

Giá gói 
thầu 

(triệu 
đồng) 

 

Nguồn 
vốn 

Hình 
thức lựa 
chọn nhà 
thầu  

Thời gian 
lựa chọn 
nhà thầu 

Hình 
thức 
hợp 
đồng 

Thời gian 
thực hiện 
hợp đồng 

Gói số 1: Dịch 
vụ Tư vấn khảo 
sát, thiết kế, 
Báo cáo KT-
KT công trình 
đường GT thôn 
A. 

50 Chương 
trình 
135 

Chỉ định 
thầu 

10/02 – 
15/02/2009 

Trọn gói  
30 ngày 

Gói số 2: Mua 
3 máy bơm 
nước phục vụ 
tưới tiêu cho x� 
X 

300 Chương 
trình 
135 

Chào 
hàng 
cạnh 
tranh 

01/3 – 
01/4/2009 

Trọn gói 30 ngày 

Gói số 3: Xây 
dựng trường 
Tiểu học x� X 

500 Chương 
trình 
135 

Đấu thầu 
hạn chế 

01/3 – 
15/4/2009 

Trọn gói 90 ngày 

 
Tổng cộng 

 
850 
 

     

 

Bước 2: trình KHĐT 

Sau khi lập xong KHĐT, Chủ đầu tư phải lập Tờ trình KHĐT trình Chủ 
tịch UBND huyện phê duyệt, đồng thời gửi cho cơ quan, tổ chức được giao 
nhiệm vụ thẩm định B/c KT-KT chịu trách nhiệm thẩm định KHĐT.    

Hồ sơ trình duyệt KHĐT phải bao gồm văn bản trình duyệt KHĐT và các 
tài liệu kèm theo. 

Chủ đầu tư  lập Tờ trình theo Mẫu tại Phụ lục 2 của Sổ tay 

 Bước 3: Thẩm định KHĐT 

 Trách nhiệm phải thẩm định thuộc về các cơ quan, tổ chức sau đây: 

Các dự án thuộc Chương trình 135 do Chủ tịch UBND huyện quyết định đầu 
tư nên Chủ tịch UBND huyện cũng là người phê duyệt Kế hoạch đấu thầu, do đó 
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Phòng Tài chính-  Kế hoạch huyện là tổ chức chịu trách nhiệm thẩm định KHĐT 
cũng như thẩm định B/c KT-KT. 

� Trình tự tiến hành công tác thẩm định: 

 Ngay sau khi nhận được Tờ trình về B/c KT-KT và KHĐT của Chủ đầu tư, 
Cơ quan thẩm định phải khẩn trương tiến hành công tác thẩm định theo trình tự 
như sau: 

� Tổ chức họp thẩm định (nếu cần thiết): Cuộc họp sẽ do Cơ quan, đơn vị 
thẩm định chủ trì với sự tham gia báo cáo giải trình của Chủ đầu tư, cơ quan, ban 
ngành có liên quan để góp ý kiến hoàn thiện KHĐT; 

� Nghiên cứu Tờ trình, Bảng KHĐT và các tài liệu do Chủ đầu tư cung 
cấp; trường hợp chưa đủ tài liệu yêu cầu Chủ đầu tư cung cấp kịp thời; 

� Kiểm tra, đánh giá các nội dung thuộc KHĐT bảo đảm phù hợp với B/c 
KT-KT, các tài liệu về Thiết kế, dự toán; xác định các phần công việc của dự án, 
đặc biệt là những phần công việc phải được tổ chức lựa chọn nhà thầu (KHĐT), 
xem xét về tổng giá trị của các phần công việc để đảm  bảo việc thực hiện dự án 
không vượt tổng mức đầu tư; kiểm tra nội dung KHĐT như phân chia gói thầu, 
ước tính giá gói thầu và đặc biệt là việc đề nghị áp dụng các hình thức lựa chọn 
nhà thầu ... Cần lưu ý, trường hợp các gói thầu, công trình mà cộng đồng dân 
cư ở địa phương có thể đảm nhiệm được thì phải thể hiện trong KHĐT là hình 
thức lựa chọn cộng đồng dân cư địa phương thực hiện. 

� Lập báo cáo thẩm định trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, phê 
duyệt. Báo cáo kết quả thẩm định bao gồm những nội dung chính sau: 

− Khái quát về dự án, cơ sở pháp lý... 

− Tóm tắt nội dung KHĐT do Chủ đầu tư trình 

− Nhận xét về mặt pháp lý, về các nội dung của KHĐT 

− ý kiến về KHĐT, góp ý về những nội dung chưa đủ cơ sở ... 

Cơ quan, tổ chức thẩm định cần lưu ý: Toàn bộ thời gian cho việc thẩm 
định không vượt quá 20 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Chủ đầu tư đến khi 
hoàn thành báo cáo thẩm định trình Người quyết định đầu tư. Thời gian 20 ngày 
này là thời gian liên tục, bao gồm cả thẩm định B/c KT-KT và KHĐT. 

 

Bước 4: Phê duyệt KHĐT 

Chủ tịch UBND huyện (là người phê duyệt B/c KT-KT) có trách nhiệm phê 
duyệt KHĐT bằng văn bản (theo Mẫu tại Phụ lục 2 của Sổ tay này) căn cứ vào Tờ 
trình của Chủ đầu tư, báo cáo thẩm định. Cần đặc biệt lưu ý là không phân cấp cho 
cấp dưới phê duyệt KHĐT. Chủ tịch UBND huyện có trách nhiệm phê duyệt KHĐT 
và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung ®� phê duyệt. 

Thời gian cho việc xem xét, phê duyệt KHĐT đối với Chủ tịch UBND 
huyện là không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định. 

 



-35- 

Phụ lục số 1 
 

(Ban hành kèm theo Thông tư số:02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007  
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) 

 
------------------------ 

 
(Tên Chủ đầu tư) 

 
SỐ:           /BC-…. 

Cộng hoà xe hội chủ nghĩa Việt Nam 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
.........., ngày......... tháng......... năm.......... 

 
Kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 

của công trình ……………. … 
(Đối với công trình lập Báo cáo KTKT) 

 
 

Kính gửi : …(Người có thẩm quyền quyết định đầu tư)... 
 

 - Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; 

- Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản 
lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 
của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 
07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

 - Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về 
quản lý chất lượng công trình xây dựng;  

 - Căn cứ Thông tư số... ngày … tháng … năm … của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;  

 - Căn cứ (pháp lý khác có liên quan). 
 
 Sau khi thẩm định, (Tên chủ đầu tư) báo cáo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ  
thi công và dự toán công trình…………………….. như sau: 

 1. Tóm tắt các nội dung chủ yếu của công trình:  

a) Công trình: 

  - Loại và cấp công trình: 

 b) Địa điểm xây dựng: 

 c) Diện tích sử dụng đất: 

 d) Nhà thầu lập thiết kế bản vẽ thi công: 

 ®) Nhà thầu thực hiện khảo sát xây dựng: 

 e) Quy mô xây dựng, công suất, các thông số kỹ thuật chủ yếu: 

 g) Các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng: 

 h) Nội dung thiết kế:  

2. Kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công: 

a) Sự phù hợp của thiết kế bản vẽ thi công với quy mô xây dựng trong Báo cáo kinh 
tế – kỹ thuật.  
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b) Việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng, môi trường, phòng chống 
cháy, nổ.  

c) Sự hợp lý của giải pháp thiết kế, giải pháp cấu tạo. Đánh giá mức độ an toàn của 
công trình.  

d) Các yếu tố ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng. 

 3. Kết quả thẩm định dự toán: 

a) Tính đúng đắn của việc áp dụng định mức, đơn giá, chế độ, chính sách và các 
khoản mục chi phí theo quy định của Nhà nước có liên quan đến các chi phí tính trong 
dự toán  

b) Sự phù hợp khối lượng xây dựng tính từ thiết kế với khối lượng xây dựng 
trong dự toán 

c) Kết quả thẩm định dự toán được tổng hợp như sau: 
- Chi phí xây dựng: 
- Chi phí thiết bị: 
- Chi phí khác: 
- Chi phí dự phòng: 

Tổng cộng: 
4. Kết luận:  

 a) Đánh giá, nhận xét: 

 b) Những kiến nghị: 

 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu:… 

Đại diện chủ đầu tư 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 

 
 
 
 

 
 
Phụ lục (Ban hành kèm theo Thông tư số: 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007  

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) 
------------------------ 

 

(Tên Chủ đầu tư) 

Số:           /TTr-…. 

Cộng hoà xe hội chủ nghĩa Việt Nam 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
            .........., ngày......... tháng......... năm.......... 

 
Tờ trình  

Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng 
 công trình……….  

 
  Kính gửi: …(Người có thẩm quyền quyết định đầu tư)… 
 
 - Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; 

 - Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản 
lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 
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của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 
07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

 - Căn cứ Thông tư số…..ngày … tháng … năm …. của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;  

 - Căn cứ (pháp lý khác có liên quan). 

 (Tên Chủ đầu tư) trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình 
với các nội dung chính sau:  

 1. Tên công trình: 

 2. Tên chủ đầu tư:  

3. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: 

 4. Mục tiêu đầu tư xây dựng: 

 5. Địa điểm xây dựng: 

 6. Diện tích sử dụng đất: 

 7. Tổng mức đầu tư: 

 8. Nguồn vốn đầu tư: 

 9. Hình thức quản lý: 

 10. Thời gian thực hiện: 

 11. Những kiến nghị: 

(Gửi kèm theo Tờ trình này là toàn bộ hồ sơ Báo cáo KTKT và kết quả thẩm  
định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán) 

Nơi nhận: 
- Như trên, 
- Lưu:… 

Đại diện chủ đầu tư 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 

 
 

 
 

Phụ lục (Ban hành kèm theo Thông tư số: 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007  
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) 

------------------------ 
 

 (Tên Cơ quan, đơn vị đầu mối 
thẩm định Báo cáo 
 kinh tế - kỹ thuật) 

 
Số:    …………………   

Cộng hoà xe hội chủ nghĩa Việt Nam 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

.........., ngày......... tháng......... năm.......... 

 
Tờ trình  

phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng 
 công trình ……. 

 
 Kính gửi: Chủ tịch UBND huyện….. 
 
 - Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; 

- Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản 
lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 
của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 
07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 
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 - Căn cứ Thông tư số ... ngày …tháng ... năm … của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;  

 - Căn cứ (pháp lý khác có liên quan); 
 
 Sau khi thẩm định, (Tên cơ quan thẩm định) báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo 
kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình ………như sau: 

 1. Tóm tắt những nội dung chủ yếu của Báo cáo kinh tế – kỹ thuật: 

 a. Tên công trình: 
 b. Tên chủ đầu tư;  

 c. Mục tiêu đầu tư: 

 d. Nội dung và quy mô đầu tư: 

 ®. Địa điểm xây dựng: 

 e. Diện tích sử dụng đất: 

 g. Loại, cấp công trình: 

 h. Thiết bị công nghệ (nếu có): 

 i. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có)   

k. Tổng mức đầu tư: 

 - Trong đó: + Chi phí xây dựng: 

   + Chi phí thiết bị: 

   + Chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng (nếu có): 

    + Chi phí khác: 

    + Chi phí dự phòng: 

 l. Nguồn vốn đầu tư: 

 m. Hình thức quản lý dự án: 

 n. Thời gian thực hiện dự án: 

 0. Các nội dung khác:  

 2. Tóm tắt ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan: 

 3. Nhận xét, đánh giá về nội dung Báo cáo kinh tế kỹ thuật: 

   a. Xem xét các yếu tố đảm bảo tính hiệu quả, bao gồm: sự cần thiết đầu tư; các 
yếu tố đầu vào; quy mô, công suất, công nghệ, thời gian, tiến độ thực hiện; phân tích 
tài chính, hiệu quả về kinh tế – x� hội. 

b. Xem xét các yếu tố đảm bảo tính khả thi, bao gồm: sự  phù hợp với quy 
hoạch được duyệt; nhu cầu sử dụng đất, tài nguyên (nếu có); khả năng giải phóng mặt 
bằng; khả năng huy động vốn đáp ứng tiến độ; khả năng hoàn trả vốn vay; kinh nghiệm 
quản lý của chủ đầu tư; kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. 

 4. Kết luận:  

 a. Đề nghị phê duyệt hay không phê duyệt Báo cáo kinh tế – kỹ thuật  

b. Những kiến nghị: 
                                  

                                                     Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thẩm định BCKTKT  
Nơi nhận:                                             (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 
- Như trên; 
- Lưu:... 
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Phụ lục  
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007  

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) 
 

------------------------ 
 

Uỷ ban nhân dân 
huyện........... 

 
Sè:       /Q§-UBND 

cộng hoà xe hội chủ nghĩa Việt Nam 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________ 

.........., ngày......... tháng......... năm......... 

 
 

Quyết định của....... 
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật 

 xây dựng công trình ……………….. 
 
 

 - Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; 

- Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản 
lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 
của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 
07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

- Căn cứ Thông tư số… . ngày… tháng ... năm …của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;  

- Các căn cứ pháp lý khác có liên quan; 

 - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của (cơ quan phê duyệt)...; 

Xét đề nghị của…(Cơ quan, đơn vị đầu mối thẩm định Báo cáo KTKT)... tại Tờ 
trình số.…. ngày..... .., 
 

Quyết định: 
 

 Điều 1. Phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình.……… với các nội dung 
chủ yếu sau: 

 1. Tên công trình: 

 2. Chủ đầu tư: 

 3. Tổ chức tư vấn lập BCKTKT: 

 4. Chủ nhiệm lập BCKTKT:  

 5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: 

 6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: 

 7. Địa điểm xây dựng: 

 8. Diện tích sử dụng đất: 

 9. Phương án xây dựng : 

 10. Loại, cấp công trình: 

 11. Thiết bị công nghệ (nếu có): 

 12. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có): 
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 13. Tổng mức đầu tư: 

  Trong đó:     

   - Chi phí xây dựng: 

   - Chi phí thiết bị: 

   - Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có): 

   - Chi phí khác: 

   - Chi phí dự phòng: 

 14. Nguồn vốn đầu tư: 

 15. Hình thức quản lý dự án: 

 16. Thời gian thực hiện: 

 17. Các nội dung khác: 
 
 Điều 2. Tổ chức thực hiện.  
 
 Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan thi hành quyết định./.  
 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Các cơ quan có liên quan; 
- Lưu:… 

Người có thẩm quyền quyết định đầu tư 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 
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Phụ lục 2- tài liệu về KHĐT 
 

Mộu 2.1.  Tờ trình xin phê duyệt KHĐT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Ghi tên Chủ đầu tư) 

Số:            /TTr- 
 

Cộng hoà xe hội chủ nghĩa Việt Nam 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

................, ngày ............ tháng ....... năm ............ 

Tờ trình 
Xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu 

Kính gửi: (Chủ tịch UBND huyện....) 
 
 Thực hiện Quyết định đầu tư (Quyết định phê duyệt báo cáo Kinh tế- Kỹ thuật) 
số..... ngày của Chủ tịch UBND .... về việc phê duyệt dự án (ghi tên Dự án được duyệt), 
(Ghi tên chủ đầu tư) ®� hoàn thành việc lập KHĐT như bảng KHĐT kèm theo đây để Chủ 
tịch UBND ... xem xét, phê duyệt làm cơ sở cho việc triển khai công việc lựa chọn nhà 
thầu để thực hiện các bước tiếp theo. 
 
 Chúng tôi xin giải trình một số nội dung cơ bản liên quan đến KHĐT, cụ thể như nhau: 

I. Các công việc đã thực hiện: 
(Trong phần này, Chủ đầu tư cần thống kê lại công việc đm thực hiện (nếu có) từ trước đến thời 

điểm trình KHĐT, như các công việc chuẩn bị dự án, lập báo cáo KT-KT, dự án đầu tư... cũng như giá trị 
tương ứng của từng công việc và ai là người phê duyệt hoặc văn bản nào cho phép để thực hiện các công 
việc đó). 

I. Các công việc không thực hiện được đấu thầu: 
(Trong phần này, chủ đầu tư sẽ nêu ra các công việc (và giá trị của các công việc đó) không thực 

hiện lựa chọn nhà thầu mà tự chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải thực hiện như: Đền bù, giải phóng mặt 
bằng (nếu có); trả lương cho cán bộ của Ban QLDA, nộp thuế, tổ chức các hội thảo, hội nghị, tập huấn...) 

II. Nội dung của KHĐT 
Chủ đầu tư nên lập KHĐT theo như ví dụ tại Bảng 1 nêu trên và cần giải trình về 

các nội dung như sau: 

A- Về việc phân chia gói thầu và giá gói thầu: 
(Trong phần này, Chủ đầu tư cần nêu rõ cở sở nào để phân chia gói thầu, ví dụ như dựa vào Báo 

cáo KT-KT về trình tự thực hiện theo thời gian, tính chất kỹ thuật của công việc... giá gói thầu được xây 
dựng dựa trên các căn cứ nào, ví dụ như dựa vào dự toán được duyệt...) 

B- Về việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu: 

(Tuỳ từng gói thầu mà áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu khác nhau. Tuy nhiên, chủ đầu tư 
phải nêu rõ cơ sở nào lại áp dụng đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu ...) 

C- Về việc xác định thời gian lựa chọn nhà thầu: 

(Trong phần này Chủ đầu tư phải nêu rõ căn cứ để xác định thời gian lựa chọn nhà thầu sao cho 
phù hợp với thời gian thực hiện dự án) 

D- Thời gian thực hiện Hợp đồng: 

(Trong phần này, Chủ đầu tư cần nêu rõ cơ sở xác định thời gian mà nhà thầu 
phải thực hiện xong hợp đồng)  

Lưu ý: Tổng giá trị I + II + III ≤ Tổng mức đầu tư của dự án được duyệt 

 
Nơi nhận: 
- Như trên 
- Cơ quan, tổ chức thẩm định 
- Lưu Ban QLDA 

Đại diện Hợp pháp của Chủ đầu tư 
(Ký, ghi rõ họ tên và chức danh, đóng dấu) 
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Mẫu 2.2. Quyết định phê duyệt KHĐT(1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ghi chú: (1) Trường hợp phê duyệt KHĐT đồng thời với B/c KT-KT thì 
trong Quyết định phê duyệt phải thể hiện cả hai nội dung phê 
duyệt B/c KT-KT và KHĐT do vậy, bộ phận giúp việc của 
người có thẩm quyền phải kết hợp văn bản Quyết định này với 
Quyết định phê duyệt B/c KT-KT. 

 
 
 

 
[Uỷ ban nhân dân huyện.......] 

         Sè :           /Q§-UBND 
 

Cộng hoà xe hội chủ nghĩa Việt Nam 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

................, ngày ............ tháng ....... năm ............ 

Quyết định của Chủ tịch UBND huyện …… 

- Căn cứ Luật Đấu thầu và Nghị định 58/2008/NĐ-CP của Chính phủ; 

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-UBDT-KHðT-TC-XD-
NNPTNT ngày 15/9/2008 về Hướng dẫn thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã 
hội các xã ñặc biệt khó khăn vùng ñồng bào dân tộc và miền núi giai ñoạn 2006 – 2010; 

- Căn cứ Quyết định đầu tư (hoặc phê duyệt báo cáo KT-KT) số ...... ; 
- Xét đề nghị của .... [Ghi tên Chủ đầu tư] tại Tờ trình số..., ngày.... tháng.... 

năm.... và ý kiến của .... [Ghi tên Cơ quan, tổ chức thẩm định] tại văn bản thẩm định 
số..., ngày.... tháng.... năm....  , 

Quyết định: 

Điều 1: Phê duyệt KHĐT như nội dung Bảng KHĐT kèm theo Quyết định này. 

Điều 2: Tổ chức thực hiện : 

a) Chủ đầu tư, Ban QLDA có trách nhiệm thực hiện KHĐT này theo đúng các 
quy định của pháp luật về đấu thầu và Sổ tay hướng dẫn. Trường hợp cần điều chỉnh bất 
kỳ nội dung nào của KHĐT phải trình Người phê duyệt KHĐT này để xem xét, điều 
chỉnh. 

b) Giao Chủ đầu tư chịu trách nhiệm phê duyệt các nội dung sau đây : 

[Ghi rõ nội dung uỷ quyền cho Chủ đầu tư phê duyệt như HSMT, kết quả lựa 
chọn nhà thầu gói thầu ... thuộc Bảng KHĐT]. 

Điều 3:  Các Ông/Bà (cơ quan, tổ chức) có tên... chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
 
 
 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3 
- Cơ quan, tổ chức thẩm định 
- .... 
- Lưu  VT 

Người Quyết định đầu tư 
(Ký, ghi rõ họ tên và chức danh, đóng dấu) 
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Giai đoạn thứ 2: Giai đoạn thực hiện dự án 
 

 a. Quy trình chỉ định thầu đối với gói thầu dịch vụ tư 
vấn khi thực hiện dự án ( giám sát thi công; tư vấn 

quản lý dự án, nếu có) 
 

  I- Quy trình chỉ định thầu đối với nhà thầu là tổ chức (công 
ty tư vấn, viện nghiên cứu, trường đại học...) 

 

Các bước công việc Nội dung công việc Cơ quan, đơn vị thực 
hiện 

Bước 1: Lập và phát hành HSYC Ban QLDA 

Bước 2: Chuẩn bị và nộp HSĐX Nhà thầu 

Bước 3: Đánh giá HSĐX và đàm phán 
về các đề xuất của nhà thầu 

BanQLDA 

Bước 4: Trình duyệt, thẩm định và phê 
duyệt kết quả chỉ định thầu 

Ban QLDA, đơn vị thẩm 
đinh và chủ đầu tư 

Bước 5: Thương thảo, hoàn thiện hợp 
đồng và ký hợp đồng 

Ban QLDA 

 

sơ đồ Quy trình chỉ định thầu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Lập và phát hành HSYC 

Đánh giá hồ sơ đề xuất và đàm phán với 
nhà thầu 

Trình duyệt, thẩm định, phê duyệt kết 
quả chỉ định thầu 

Thương thảo, hoàn thiện và ký hợp 
đồng 

Chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất  

Bước 1 

Bước 2 

Bước 3 

Bước 4 

Bước 5 
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1. Lập và phát hành HSYC  

Bên mời thầu lập HSYC theo Phụ lục 3 kèm theo Sổ tay này. 

 HSYC phải được chủ đầu tư phê duyệt để BMT gửi cho nhà thầu được đề 
nghị chỉ định thầu chuẩn bị HSĐX. 

 2. Chuẩn bị và nộp HSĐX 

 Nhà thầu tư vấn được đề nghị chỉ định thầu chuẩn bị HSĐX trên cơ sở 
HSYC, bao gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính và nộp cho BMT theo 
quy định về thời gian và địa điểm nêu trong HSYC. 

 3. Đánh giá HSĐX và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu 

 BMT tiến hành đánh giá HSĐX của nhà thầu và thương thảo, đàm phán về 
các đề xuất của nhà thầu theo HSYC. 

 Nhà thầu được đề nghị trúng chỉ định thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều 
kiện sau đây: 

− Có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện gói thầu; 

− Có đề xuất về kỹ thuật được đánh giá là đáp ứng yêu cầu của gói thầu; 
− Có giá đề nghị chỉ định thầu không vượt dự toán (giá gói thầu) được 

duyệt cho gói thầu. 

 4. Trình duyệt, thẩm định và phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

 Do Chương trình 135- II hầu hết các gói thầu tư vấn có giá gói thầu dưới 
500 triệu đồng vì vậy thẩm quyền phê duyệt kết quả chỉ định thầu là thuộc trách 
nhiệm của Chủ đầu tư.  

 Sau hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu theo trình tự, thủ tục nêu trên, Ban 
QLDA lập báo cáo kết quả chỉ định thầu để trình Chủ đầu tư phê duyệt. 
 Trong báo cáo Chủ đầu tư cần bao gồm các nội dung sau đây: 

− Tên, địa chỉ của nhà thầu được chỉ định thầu; 

− Giá trị chỉ định thầu; 

− Hình thức hợp đồng; 

− Thời gian thực hiện hợp đồng. 
Chủ đầu tư trước khi phê duyệt kết quả chỉ định thầu do Ban QLDA trình, 

chỉ định một bộ phận hoặc Tổ chuyên gia thẩm định kết quả chỉ định thầu làm 
cơ sở trước khi phê duyệt. 

 5. Thương thảo, hoàn thiện và ký hợp đồng  

 Trên cơ sở quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu của chủ đầu tư, Ban 
QLDA mời nhà thầu được chỉ định thầu vào thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.  

 Việc thương thảo, hoàn thiện hợp đồng để ký kết hợp đồng với nhà thầu 
được chỉ định thầu nhằm chi tiết hóa, cụ thể hóa các nội dung công việc tư vấn 
sẽ phải đảm nhiệm trên cở sở Điều khoản tham chiếu. Hoàn thiện Hợp đồng 
(theo Mẫu tại Phụ lục 3) để Chủ đầu tư và nhà thầu thống nhất ký kết. 
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II- Quy trình chỉ định thầu tư vấn cá nhân  

1. Chuẩn bị Điều khoản tham chiếu (hay còn gọi là Điều khoản giao việc): 

Bên mời thầu (Ban QLDA) chuẩn bị Điều khoản tham chiếu theo Mẫu 
nêu tại Phụ lục 3 của Sổ tay này. 

Bên mời thầu tiến hành chuẩn bị Dự thảo Hợp đồng theo Mẫu tại Phụ lục 
3 của Sổ tay này.  

2. Lựa chọn tối thiểu 3 hồ sơ lý lịch khoa học của 3 chuyên gia: 

Căn cứ vào Điều khoản tham chiếu, Ban QLDA tìm kiếm để lựa chọn 
được ít nhất 3 hồ sơ lý lịch khoa học của 3 chuyên gia tư vấn; trường hợp có ít 
hơn 3 chuyên gia thì phải báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định. 

3. Đánh giá sự đáp ứng 

Căn cứ yêu cầu về trình độ, năng lực và kinh nghiệm của chuyên gia tư 
vấn trong Điều khoản tham chiếu, Ban QLDA sẽ lập biểu so sánh giữa các 
chuyên gia tư vấn để lựa chọn lấy 1 chuyên gia tốt nhất, phù hợp nhất với yêu 
cầu của công việc và dự án. Sau khi lựa chọn xong, Ban QLDA lập báo cáo trình 
chủ đầu tư xem xét, quyết định. 

4. Sau khi được Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn, Ban QLDA sẽ 
hoàn chỉnh Hợp đồng căn cứ Dự thảo trên đây để Chủ đầu tư ký kết. Trường hợp 
Chủ đầu tư uỷ quyền cho Ban QLDA ký kết thì không phải trình Chủ đầu tư. 

5. Căn cứ Hợp đồng do Ban QLDA chuẩn bị, Chủ đầu tư tiến hành ký kết 
hợp đồng với chuyên gia tư vấn được lựa chọn. 

một số  lưu ý khi lập Mẫu  hồ sơ yêu cầu tư vấn : 

a.  Các thông tin và yêu cầu cụ thể với Gói thầu giám sát thi công  

- Thông tin cung cấp về công trình và dự án: Thông tin về phạm vi công 
việc của gói thầu, thời gian thực hiện,  loại và cấp công trình xây dựng, các số 
liệu, tài liệu có liên quan đến gói thầu; địa điểm xây dựng; thông tin liên quan 
đến quản lý dự án, gói thầu; quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; dự án, thiết kế 
được duyệt và các thông tin cần thiết khác có tính đặc thù của gói thầu.  

- Kê khai thông tin chung và kinh nghiệm của nhà thầu (kể cả thầu phụ, 
nếu có): Tên, địa chỉ, năm thành lập, lĩnh vực hoạt động, các tài liệu chứng minh 
về tư cách hợp lệ và năng lực giám sát thi công của nhà thầu;  kê khai các gói 
thầu tư vấn tương tự đm và đang thực hiện (tương tự về quy mô, giá trị công việc 
và điều kiện thực hiện, cùng loại, cấp công trình xây dựng…kê khai trong 3 năm 
gần nhất, 1-2 hợp đồng);  

- Yêu cầu nhà thầu kê khai về nhân sự huy động cho gói thầu : 

Số năm công tác, chuyên ngành đào tạo của các kỹ sư giám sát thi công , 
cán bộ kỹ thuật tham gia thực hiện gói thầu; bố trí nhân sự theo công việc và 
thời gian thực hiện các phần việc của gói thầu. 

- Yêu cầu nhà thầu kê khai về giải pháp thực hiện gói thầu: 

Kê khai về các giải pháp giám sát và kiểm soát về chất lượng, khối lượng, 
tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường; phối hợp giải quyết các sự cố phát 
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sinh; biện pháp quản lý theo tiêu chuẩn kỹ thuật và thiết kế công trình; bố trí 
lịch làm việc của các kỹ sư giám sát tại hiện trường. 

- Yêu cầu nhà thầu kê khai về giá dự thầu: ( theo mẫu tại phụ lục số 3.) 

b. Các thông tin và yêu cầu cụ thể với Gói thầu tư vấn quản lý dự án  

- Thông tin cung cấp về công trình và dự án: Thông tin về phạm vi công 
việc của gói thầu, thời gian thực hiện, giá gói thầu, loại và cấp công trình xây 
dựng, các số liệu, tài liệu có liên quan đến gói thầu; địa điểm xây dựng; phương 
thức phối hợp giữa chủ đầu tư và tư vấn quản lý dự án, thông tin về kế hoạch đấu 
thầu; hồ sơ dự án và thiết kế được duyệt, báo cáo kết quả khảo sát; quy chuẩn, 
tiêu chuẩn xây dựng; các mốc giới và các tài liệu; thông tin cần thiết khác có 
tính đặc thù của gói thầu.  

- Kê khai thông tin chung và kinh nghiệm của nhà thầu (kể cả thầu phụ, 
nếu có): Tên, địa chỉ, năm thành lập, lĩnh vực hoạt động, các tài liệu chứng minh 
về tư cách hợp lệ và năng lực quản lý dự án  của nhà thầu;  kê khai các gói thầu 
tư vấn tương tự đm và đang thực hiện (tương tự về quy mô, giá trị công việc và 
điều kiện thực hiện, cùng loại, cấp công trình xây dựng…kê khai trong 3 năm 
gần nhất, 1-2 hợp đồng);  

- Yêu cầu nhà thầu kê khai về nhân sự huy động cho gói thầu : 

Số năm công tác, chuyên ngành đào tạo  của  giám đốc tư vấn quản lý dự 
án, các kỹ sư, kỹ sư kinh tế, cán bộ kỹ thuật theo các chuyên ngành; bố trí nhân 
sự theo các nội dung quản lý dự án, theo tiến độ thực hiện các phần việc của gói 
thầu. 

- Yêu cầu nhà thầu kê khai về giải pháp thực hiện gói thầu: 

Kê khai giải pháp tổ chức quản lý dự án về khối lượng, chất lượng, tiến độ, 
chi phí, an toàn lao động, bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện dự án; 
phương tiện, điều kiện làm việc của tư vấn; kế hoạch phối hợp với các tổ chức, 
cá nhân có liên quan đến quá trình thực hiện dự án.  

- Yêu cầu nhà thầu kê khai về giá dự thầu: (theo mẫu phụ lục 3) 

 
Phần b. Quy trình đấu thầu đối với các  
gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hóa 

Trình tự thực hiện đấu thầu 

 1. Lập Hồ sơ đề xuất (HSYC) – gọi hồ sơ mời thầu (HSMT); 

2. Mời thầu và phát hành HSMT; 

3. Chuẩn bị và nộp Hồ sơ đề xuất (HSĐX) – gọi là Hồ sơ dự thầu (HSDT); 

4. Tiếp nhận HSDT, Mở thầu và đánh giá HSDT; 

5. Trình duyệt, thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu; 

6. Ký kết hợp đồng và bảo đảm thực hiện hợp đồng. 

 



-47- 

I. Lập Hồ sơ mời thầu (HSMT) 

HSMT gói thầu xây lắp được lập theo Phụ lục 4 của Sổ tay này. Đối với 
HSMT gói thầu mua sắm hàng hóa thì chỉnh sửa HSMT gói thầu xây lắp cho phù 
hợp với gói thầu mua sắm hàng hóa. 

Sau khi lập xong HSMT, Ban QLDA phải trình để được phê duyệt HSMT, 
cụ thể như sau: 

− Đối với các gói thầu có giá dưới 1 tỷ đồng thì Chủ đầu tư chịu trách 
nhiệm phê duyệt HSMT; trong trường hợp này, Chủ đầu tư quyết định bộ phận 
hoặc Tổ chuyên gia giúp việc thẩm định (nếu cần thiết) theo Mẫu nêu tại Phụ 
lục 4 của Sổ tay này; trường hợp cấp x� làm chủ đầu tư, UBND x� đề nghị Chủ 
tịch UBND huyện cử cán bộ chuyên môn của huyện tham gia Tổ chuyên gia để 
giúp đỡ x� (nếu x� thấy cần thiết). 

− Đối với các gói thầu có giá từ 1 tỷ đồng trở lên, Chủ tịch UBND huyện 
hoặc người được ủy quyền chịu trách nhiệm phê duyệt HSMT; trong trường hợp 
này bộ phận Tài chính – Kế hoạch chịu trách nhiệm thẩm định trước khi người 
có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền phê duyệt. 

 
II. Mời thầu và phát hành HSMT 

1. Mời thầu 

Việc mời thầu được thực hiện theo một trong hai cách sau đây: 

− Đối với đấu thầu rộng rii: 

Ban QLDA đăng tải thông báo mời thầu (theo Mẫu nêu tại Phụ lục 4 của 
Sổ tay này) trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn địa phương 
như báo địa phương, đài truyền hình, đài phát thanh tại địa phương; niêm yết 
thông báo mời thầu tại các tụ điểm công cộng như nhà văn hóa x�, thôn. Khuyến 
khích các Ban QLDA đăng tải thông báo mời thầu trên Báo Đấu thầu của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư. 

− Đối với đấu thầu hạn chế: 

Ban QLDA lựa chọn danh sách tối thiểu 3 nhà thầu có đủ năng lực và kinh 
nghiệm để Chủ đầu tư phê duyệt.  

Trên cơ sở danh sách các nhà thầu được Chủ đầu tư phê duyệt, Ban QLDA 
gửi thư mời thầu đến các nhà thầu. Thư mời thầu được chuẩn bị theo Mẫu nêu tại 
Phụ lục 4 của Sổ tay này. 

Việc đăng tải thông báo mời thầu hoặc gửi thư mời thầu sao cho phải bảo 
đảm có tối thiểu 3 nhà thầu tham gia đấu thầu. Trường hợp thực tế có ít hơn 3 
nhà thầu thì chủ đầu tư  trình Chủ tịch UBND huyện cho phép gia hạn và tiếp tục 
đăng tải thông báo mời thầu hoặc gửi thư đến các nhà thầu khác; trong trường 
hợp sau khi ®� mời thêm mà vẫn không đủ 3 nhà thầu thì tiến hành tổ chức đấu 
thầu bình thường hoặẩutình Chủ tịch UBND huyện cho chỉ định thầu. 
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2. Phát hành HSMT 

Kể từ ngày đầu tiên thông báo mời thầu (đối với đấu thầu rộng r�i) hoặc 
gửi thư mời thầu (đối với đấu thầu hạn chế), Ban QLDA sẽ bán HSMT với giá 
bán tối đa là 300.000 đồng VND cho các nhà thầu có nhu cầu tham gia đấu thầu. 

 
III.  Chuẩn bị và nộp Hồ sơ dự thầu (HSDT) 

1. Chuẩn bị HSDT 

Thời gian dành cho các nhà thầu lập HSDT tối thiểu là 15 ngày kể từ ngày 
đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu hoặc gửi thư mời thầu. 

Hồ sơ dự thầu do nhà thầu lập, phải đảm bảo tính trung thực, khả thi, gồm: 

a) Đơn dự thầu; bản sao giấy đăng ký kinh doanh; bảo đảm dự thầu; 

b) Hồ sơ chứng minh về năng lực và kinh nghiệm; 

c) Các đề xuất về kỹ thuật như: biện pháp tổ chức thi công, giải pháp kỹ 
thuật, bố trí thiết bị thi công, hiện trường tập kết vật tư, vật liệu, bố trí nhân sự và 
tiến độ thi công; 

d) Giá dự thầu. 
 
2. Nộp HSDT 

Nhà thầu phải nộp HSDT của mình theo đúng thời gian và địa điểm yêu 
cầu nêu trong HSMT. HSDT của nhà thầu nộp muộn, nộp không đúng địa chỉ sẽ 
được coi là không hợp lệ và bị loại. 

Nhà thầu phải nộp bảo đảm dự thầu kèm HSDT với giá trị bảo đảm bằng 
1% giá gói thầu. Đối với bảo l�nh của Ngân hàng thì thực hiện theo Mẫu 4.1 
(Mục X) nêu tại Phụ lục 4 của Sổ tay này. 

 

IV. Tiếp nhận HSDT, Mở thầu và đánh giá HSDT 

1. Tiếp nhận HSDT 

Các HSDT nộp đúng hạn và đúng địa chỉ sẽ được Ban QLDA tiếp nhận và 
bảo quản theo chế độ “Mật”. HSDT nào nộp muộn sẽ không được mở và bị trả lại 
cho nhà thầu. 

2. Mở thầu 

Việc mở thầu được thực hiện công khai ngay sau thời điểm đóng thầu với 
sự chứng kiến của các nhà thầu được mời tham dự và đại diện các ban, ngành có 
liên quan. Việc ghi biên bản mở thầu được thực hiện theo Mẫu tại Phụ lục 4 
của Sổ tay này. 

 
3. Đánh giá HSDT 

Việc đánh giá HSDT sẽ do Tổ chuyên gia thực hiện. Chủ đầu tư quyết định 
thành lập Tổ chuyên gia theo Mẫu nêu tại Phụ lục 4 của Sổ tay này. 

a) Đánh giá về kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu theo Mẫu 4.1 (Mục 
V và Mục VI) tại Phụ lục 4 của Sổ tay này; 
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b) Đánh giá về mặt kỹ thuật các HSDT theo theo Mẫu 4.1 (Mục VII) Phụ 
lục 4 của Sổ tay này; 

c) Đánh giá về giá dự thầu theo theo Mẫu 4.1 (Mục VIII) tại Phụ lục 4 
của Sổ tay này. Nhà thầu đáp ứng yêu cầu của HSMT về năng lực, kinh nghiệm 
và đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật, có giá dự thầu (sau khi sửa lỗi và hiệu chỉnh các 
sai lệch theo yêu cầu của HSMT) thấp nhất và không vượt dự toán sẽ được kiến 
nghị trúng thầu. Trường hợp tất cả các HSDT đều có giá dự thầu cao hơn giá gói 
thầu (dự toán) thì cho các nhà thầu được chào lại giá. Trường hợp sau khi chào 
lại mà giá dự thầu của các nhà thầu vẫn vượt giá gói thầu (hoặc dự toán) thì mời 
nhà thầu có giá chào thấp nhất vào đàm phán. 

 
VI. Trình duyệt,  thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu 
 
1. Trình kết quả đấu thầu 

− Đối với các gói thầu có giá từ 300 triệu đồng trở xuống, Ban QLDA lập 
tờ trình về KQĐT lên Chủ đầu tư để được phê duyệt; 

− Đối với các gói thầu có giá từ 300 triệu đồng trở lên, Ban QLDA lập tờ 
trình về KQĐT lên Chủ tịch UBND huyện hoặc người được ủy quyền để phê 
duyệt KQĐT. 

− Tờ trình về KQĐT bao gồm các nội dung sau: 
+ Cơ sở pháp lý của việc tổ chức đấu thầu (Quyết định phê duyệt B/c KT-

KT, KHĐT, HSMT, Quyết định thành lập Tổ chuyên gia...); 
+ Tóm tắt quá trình tổ chức đấu thầu; 
+ Tóm tắt KQĐT: Tên và địa chỉ nhà thầu được đề nghị trúng thầu, giá 

đề nghị trúng thầu, hình thức hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng; 
+ Các nội dung cần xin ý kiến chỉ đạo (nếu có). 
 
2. Thẩm định KQĐT 

Bộ phận Tài chính – Kế hoạch ở cấp huyện hoặc bộ phận giúp việc (có thể 
là Tổ chuyên gia thẩm định) ở cấp x� chịu trách nhiệm lập báo cáo thẩm định. 
Thời gian để thẩm định không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ trình 
duyệt của Chủ đầu tư, Ban QLDA. 

Báo cáo thẩm định cần cần thể hiện được các nội dung sau: 

� Việc tổ chức đấu thầu có đảm bảo đúng các căn cứ pháp lý ®� được phê 
duyệt hay không? 

� Nhà thầu được đề nghị trúng thầu có phù hợp hay không? 

� ý kiến của cơ quan thẩm định có nhất trí với kết quả đấu thầu do Chủ 
đầu tư, Ban QLDA trình; trường hợp không nhất trí phải nêu rõ lý do; 

� Đánh giá các kết quả đạt được và các vấn đề cần lưu ý, rút kinh nghiệm 
(nếu có). 
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3. Phê duyệt KQĐT  

Việc phê duyệt KQĐT được thực hiện theo Mẫu tại Phụ lục 4 của Sổ tay 
này), cụ thể như sau: 

Căn cứ vào Tờ trình của Chủ đầu tư, Ban QLDA và báo cáo thẩm định của 
bộ phận giúp việc có liên quan: 

� Chủ đầu tư phê duyệt KQĐT các gói thầu có giá từ 300 triệu đồng trở 
xuống; 

� Chủ tịch UBND huyện hoặc người được ủy quyền phê duyệt các gói 
thầu có giá từ 300 triệu đồng trở lên. 

VI. Ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu và Bảo đảm 
thực hiện hợp đồng 

1. Ký kết hợp đồng 

Ban QLDA mời nhà thầu trúng thầu đến thương thảo, hoàn thiện và ký 
hợp đồng theo Mẫu 4.1 (Mục IX) tại Phụ lục 4 của Sổ tay này.  

2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng 

áp dụng bảo đảm thực hiện hợp đồng bằng 3% giá hợp đồng (thực hiện 
theo Mẫu 4.1 (Mục XI) tại Phụ lục 4 của Sổ tay này). 

 

 Phần c. Các hình thức lựa chọn nhà thầu khác 

 c.1. chỉ định thầu đối với gói thầu mua sắm hàng 
hóa và xây lắp 

I- Chỉ định thầu cho nhà thầu 

Đối với các gói thầu mua sắm hàng hoá có giá gói thầu dưới 150 triệu 
đồng, gói thầu xây lắp có giá dưới 1 tỷ đồng (nếu được phép thực hiện theo hình 
thức chỉ đầu) khi áp dụng hình thức chỉ định thầu thực hiện theo trình tự sau đây: 

1. BMT căn cứ vào mục tiêu, phạm vi công việc và giá gói thầu được phê 
duyệt trong KHĐT chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng (chuẩn bị theo Mẫu nêu tại 
Phụ lục kèm theo Sổ tay này) cho nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu. Nội dung 
dự thảo hợp đồng bao gồm các yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực 
hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc, dịch vụ, hàng hoá cần đạt được 
và giá trị tương ứng; 

2. Trên cơ sở dự thảo hợp đồng, BMT và nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu 
tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng làm cơ sở để ký kết hợp đồng; 

 3. Sau khi thương thảo, hoàn thiện hợp đồng xong, BMT trình chủ đầu tư 
phê duyệt kết quả chỉ định thầu và ký kết hợp đồng với nhà thầu. 
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 II. Quy trình chỉ định thầu cho người dân địa phương thực 
hiện (sự tham gia của cộng đồng) 

 Trường hợp các công việc đơn giản, nhỏ lẻ mà người dân địa phương có 
thể đảm nhiệm được thì Chủ đầu tư, Ban QLDA sẽ tổng hợp lại thành một gói 
thầu (hoặc nhiều gói thầu tuỳ theo tính chất và địa bàn thực hiện) để tiến hành 
giao cho người dân thực hiện. 

1. Chủ đầu tư hoặc Ban QLDA chuẩn bị Dự thảo Hợp đồng (chuẩn bị theo 
Mẫu nêu tại Phụ lục kèm theo Sổ tay này), trong đó Phụ lục kèm theo hợp 
đồng phải bao gồm các nội dung như: phạm vi, số lượng, khối lượng công việc 
phải thực hiện, thời gian phải hoàn thành, yêu cầu về chất lượng phải đạt được, 
điều kiện để nghiệm thu và dự toán của các hạng mục công việc.   

2. Tổ chức họp bàn công khai với cộng đồng dân cư ở địa phương để giới 
thiệu về dự án và công việc cần phải làm nhằm cung cấp cho người dân các 
thông tin cần thiết. 

− Trường hợp có một tổ chức đoàn thể đứng ra nhận thực hiện gói thầu 
thì tổ chức đoàn thể đó phải cử ra một nhóm người đại diện để thương thảo với 
Ban QLDA. Trong quá trình thương thảo, Ban QLDA có trách nhiệm giải thích 
rõ mục đích, ý nghĩa và nhiệm vụ cần thực hiện của người dân để người dân hiểu 
rõ được công việc cần làm. Cụ thể những vấn đề sau đây sẽ được bàn là: 

+ Khối lượng công việc phải làm; 

+ Giá trị được thanh toán (ngày công lao động...); 

+ Giờ giấc làm việc và thời gian phải hoàn thành công việc; 

+ Chất lượng công việc phải đạt được và điều kiện nghiệm thu, ký kết 
biên bản nghiệm thu để làm cơ sở cho việc thanh toán; 

+ Danh sách người dân cam kết tham gia thực hiện công việc. 

− Trường hợp có nhiều tổ chức đoàn thể ở địa phương (như Thanh niên, 
Phụ nữ, Hội cựu chiến binh, các tổ đội HTX...) đều muốn được thực hiện công 
việc thì có thể phân chia theo từng mảng công việc để giao cho từng tổ chức 
đoàn thể đó; trường hợp không đủ khối lượng công việc để giao thì tổ chức phổ 
biến giá trị dự toán tối đa để cho các đoàn thể nắm được và tiến hành cho họ bỏ 
phiếu kín; tổ chức đoàn thể nào đưa ra mức giá thấp nhất để thực hiện công việc 
sẽ được mời vào thương thảo để ký kết hợp đồng; nếu thương thảo không được 
thì mời tiếp tổ chức đoàn thể có giá thấp thứ hai, thứ ba. 

3. Sau khi thương thảo xong, cộng đồng dân cư hoặc tổ chức đoàn thể sẽ 
cử đại diện để ký kết vào Hợp đồng với Ban QLDA; 

4. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Ban QLDA hoặc Ban Giám sát sẽ 
phải cử các cán bộ kỹ thuật hướng dẫn người dân thực hiện công việc theo đúng 
yêu cầu về kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng. Ban QLDA, Ban Giám sát 
tiến hành nghiệm thu theo từng hạng mục công trình để làm cơ sở thanh toán cho 
người dân. 
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C2. mua sắm trực tiếp 
 Việc áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp phải được phê duyệt trong 

KHĐT đối với hợp đồng ®� ký với nhà thầu thông qua đấu thầu rộng r�i hoặc 
đấu thầu hạn chế. Quy trình mua sắm trực tiếp được thể hiện theo sơ đồ sau đây: 

SƠ đồ quy trình mua sắm trực tiếp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Việc mua sắm trực tiếp được áp dụng đối với các gói thầu tương tự với gói 
thầu trước đó ®� tổ chức đấu thầu trong thời gian không quá 6 tháng. Nghĩa là ®� 
có kết quả đấu thầu và hợp đồng ký kết với một nhà thầu để thực hiện một gói 
thầu tương tự gói thầu cần thực hiện thì áp dụng luôn kết quả của gói thầu trước 
đó mà không phải tổ chức đấu thầu. Có thể áp dụng kết quả đấu thầu của các dự 
án thuộc các x�, huyện khác vào x�, huyện mình. 

1. Lập và phát hành HSYC 

HSYC được lập tương tự như HSYC cho chỉ định thầu, nhưng đơn giản 
hơn rất nhiều, trong đó chỉ yêu cầu một số nội dung sau: 

− Khối lượng, số lượng công việc phải thực hiện; 

− Thời gian phải thực hiện (tiến độ); 

− Giá trị bảo đảm không vượt giá của các hạng mục tương ứng của hợp 
đồng ®� ký trước đó. 

Sau khi hồ sơ yêu cầu được xây dựng và được Chủ đầu tư phê duyệt, BMT 
phát hành HSYC cho nhà thầu để chuẩn bị HSĐX. 

 2. Chuẩn bị và nộp HSĐX  

 Nhà thầu được lựa chọn chuẩn bị HSĐX theo yêu cầu của HSYC nộp cho 
BMT theo quy định nêu trong HSYC. 

Lập và phát hành hồ sơ yêu cầu 

Chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất 

Đánh giá hồ sơ đề xuất và đàm 
phán với nhà thầu 

Trình duyệt, thẩm định và phê 
duyệt kết quả mua sắm trực tiếp 

Thương thảo, hoàn thiện hợp 
đồng và ký hợp đồng 

Bước 1 

Bước 2 

Bước 3 

Bước 4 

Bước 5 
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 3. Đánh giá HSĐX  

 Việc đánh giá HSĐX được thực hiện theo các nội dung sau: 

 a) Kiểm tra các nội dung về mặt kỹ thuật và đơn giá: Bước này nhằm 
xem xét lại các hàng hóa, dịch vụ... mà nhà thầu chào có đảm bảo về mặt kỹ 
thuật tương tự hàng hóa, dịch vụ ®� cung cấp trước đó không, đơn giá đối với các 
nội dung thuộc gói thầu có vượt đơn giá của các nội dung tương ứng thuộc gói 
thầu tương tự ®� ký hợp đồng trước đó. 

b) Cập nhật năng lực nhà thầu: Xem xét, cập nhật năng lực nhà thầu tại 
thời điểm hiện tại so với thời điểm trước đó 6 tháng để đánh giá nhà thầu có đủ 
năng lực để thực hiện gói thầu thực hiện mua sắm trực tiếp. 

c) Đánh giá tiến độ thực hiện: Xem xét nhà thầu có đáp ứng yêu cầu về 
tiến độ của gói thầu không. 

d) Các nội dung khác (nếu có). 

 4. Trình duyệt, thẩm định và phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp 

  4.1. Trình duyệt kết quả mua sắm trực tiếp 

 Chủ đầu tư phải lập báo cáo kết quả mua sắm trực tiếp, đồng thời nộp báo 
cáo kết quả này đến cơ quan, tổ chức thẩm định. Trên cơ sở báo cáo kết quả mua 
sắm trực tiếp, báo cáo thẩm định, người quyết định đầu tư phê duyệt hoặc ủy 
quyền phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp.  

 4.2. Phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp 

 a) Thẩm quyền phê duyệt: 

� Đối với các gói thầu có giá dưới 300 triệu đồng, thẩm quyền phê duyệt 
là Chủ đầu tư; 

� Đối với các gói thầu có giá từ 300 triệu đồng đồng trở lên, thẩm quyền 
phê duyệt là Chủ tịch UBND huyện hoặc người được ủy quyền. 

b) Nội dung phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp 

 Trường hợp lựa chọn được nhà thầu trúng thầu thì văn bản phê duyệt kết 
quả mua sắm trực tiếp gồm các nội dung sau đây: 

− Tên nhà thầu được lựa chọn trúng thầu gói thầu mua sắm trực tiếp; 

− Giá trúng thầu; 

− Hình thức hợp đồng; 

− Thời gian thực hiện hợp đồng; 

− Các nội dung cần lưu ý (nếu có). 

 c) Trường hợp không lựa chọn được nhà thầu để thực hiện mua sắm trực 
tiếp, trong văn bản phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp phải nêu rõ không lựa 
chọn được nhà thầu trúng thầu và hủy đấu thầu để thực hiện lựa chọn nhà thầu 
theo quy định của pháp luật. 

5. Thương thảo, hoàn thiện và ký hợp đồng  
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 Trên cơ sở quyết định phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp, BMT mời nhà 
thầu được lựa chọn vào thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.  

 Việc thương thảo, hoàn thiện hợp đồng để ký kết hợp đồng với nhà thầu 
được chỉ định thầu dựa trên cơ sở sau đây: 

a) Kết quả mua sắm trực tiếp được duyệt; 

b) Dự thảo hợp đồng ®� điền đủ các thông tin cụ thể của gói thầu (Dự thảo 
Hợp đồng được chuẩn bị như đối với hợp đồng của chỉ định thầu); 

c) Các yêu cầu nêu trong HSYC;  

d) Các nội dung nêu trong HSĐX và giải thích làm rõ HSĐX của nhà thầu 
được lựa chọn (nếu có); 

®) Các nội dung cần được thương thảo, hoàn thiện hợp đồng giữa BMT và 
nhà thầu trúng thầu. 

Kết quả thương thảo, hoàn thiện hợp đồng là cơ sở để chủ đầu tư và nhà 
thầu tiến hành ký kết hợp đồng. 

Trường hợp việc thương thảo, hoàn thiện hợp đồng không thành thì chủ 
đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định. 

C.3. chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hóa 
 Hình thức chào hàng cạnh tranh áp dụng cho các gói thầu mua sắm hàng 

hoá có giá trị từ 150 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng. Muốn áp dụng hình thức này, 
Chủ đầu tư phải lập KHĐT để trình người Chủ tịch UBND huyện phê duyệt. Quy 
trình chào hàng cạnh tranh được thể hiện trên sơ đồ sau đây: 

SƠ đồ quy trình chào hàng cạnh tranh 

 

 

Chuẩn bị và nộp HSĐX 
 (báo giá) 

Tiếp nhận, quản lý các báo giá 

Đánh giá HSĐX (báo giá) 

Trình duyệt, thẩm định và phê 
duyệt kết quả chào hàng cạnh 

tranh 

Thương thảo, hoàn thiện hợp 
đồng và ký hợp đồng 

Lập và phát hành HSYC  
chào hàng 

Bước 2  

Bước 3 

Bước 4  

Bước 5  

Bước 6  

Bước 1 
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Bước 1. Lập và phát hành HSYC 

 1.1. Lập và phê duyệt HSYC chào hàng  

 Bên mời thầu lập HSYC chào hàng theo Phụ lục 5 của Sổ tay này và 
trình Chủ đầu tư phê duyệt HSYC chào hàng.  

� TCĐG: bao gồm TCĐG về mặt kỹ thuật và TCĐG về mặt tài chính. 
Việc đánh giá về mặt kỹ thuật được thực hiện theo tiêu chí “đạt”, “không đạt”. 

 1.2. Mời chào hàng 

 BMT thông báo mời chào hàng 3 kỳ liên tiếp trên các phương tiện thông 
tin đại chúng của tỉnh (báo, đài tiếng nói, đài truyền hình), huyện, x� (đài tiếng 
nói) và đồng thời gửi thư mời chào hàng đến các nhà cung cấp trên địa  bàn của 
địa phương hoặc các địa phương khác (Khuyến khích đang tải trên Báo Đấu thầu 
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát hành) để các nhà thầu có quan tâm tham dự.  

 Kể từ ngày thông báo mời chào hàng đầu tiên thì tối thiểu 5 ngày sau sẽ 
được phát hành HSYC chào hàng.  

1.3. Phát hành HSYC đến các nhà thầu 

 BMT gửi HSYC chào hàng đến các nhà thầu quan tâm để đảm bảo nhận 
được tối thiểu 3 báo giá từ 3 nhà thầu khác nhau. Bên mời thầu có thể bán các 
HSYC chào hàng với mức bán tối đa là 300.000 đồng. 

 2. Chuẩn bị và nộp HSĐX (báo giá) 

 Các nhà thầu chuẩn bị HSĐX (báo giá) theo yêu cầu của HSYC và nộp 
cho BMT theo thời gian quy định trong HSYC. Thời gian để nhà thầu chuẩn bị 
báo giá tối thiểu là 3 ngày kể từ ngày phát hành HSYC đến thời điểm nộp báo 
giá. 

Nhà thầu chuẩn bị báo giá theo quy định tại khoản 7 Mục 3, Mục IV và 
Mục IV (Bảng yêu cầu về phạm vi cung cấp và tiêu chuẩn kỹ thuật và Bảng yêu 
cầu về mặt tài chính tại) của Phụ lục 5 của Sổ tay này. 

 3. Tiếp nhận, quản lý các báo giá 

 Nhà thầu gửi báo giá đến BMT bằng cách gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu 
điện hoặc bằng fax. Mỗi nhà thầu chỉ được gửi một báo giá. 

 BMT tiếp nhận báo giá của các nhà thầu. Bên mời thầu có trách nhiệm bảo 
mật các thông tin trong báo giá của từng nhà thầu. Ngay sau khi kết thúc thời  
hạn nộp báo giá, BMT lập văn bản tiếp nhận các báo giá gồm các nội dung như: 
tên nhà thầu, giá chào, thời hạn hiệu lực của báo giá và gửi văn bản này đến các 
nhà thầu ®� nộp báo giá.  

 4. Đánh giá HSĐX (báo giá) 

 Việc đánh giá các báo giá được thực hiện theo TCĐG ®� thể hiện trong 
HSYC chào hàng. Trình tự đánh giá như sau: 

a) Đánh giá về mặt kỹ thuật: Đánh giá về mặt kỹ thuật các báo giá 
được nộp theo yêu cầu của hồ sơ yêu cầu chào hàng. Báo giá được coi là đáp 
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ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật khi tất cả các yêu cầu về mặt kỹ thuật đều được 
đánh giá là “đạt”. 

b) Đánh giá về mặt tài chính: Tiến hành sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch các 
giá chào của các nhà thầu ®� vượt qua bước đánh giá về mặt kỹ thuật để so sánh, 
xếp hạng các hồ sơ đề xuất (báo giá). Nhà thầu có giá chào thấp nhất sau sửa lỗi, 
hiệu chỉnh sai lệch và không vượt giá gói thầu sẽ được đề nghị lựa chọn. 

 5. Trình duyệt, thẩm định và phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh 

 Trên cơ sở báo cáo kết quả chào hàng cạnh tranh, báo cáo thẩm định, 
người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư phê duyệt kết quả chào hàng theo quy 
định sau đây: 

− Người quyết định đầu tư phê duyệt kết quả chào hàng đối với gói thầu 
có giá gói thầu từ 1 tỷ đồng trở lên; 

− Chủ đầu tư phê duyệt kết quả chào hàng đối với gói thầu có giá gói 
thầu dưới 1 tỷ đồng.  

 Nội dung phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh tương tự như phê duyệt 
kết quả đấu thầu. 

 BMT thông báo kết quả chào hàng bằng văn bản cho tất cả các nhà thầu 
tham gia nộp báo giá. Ngoài ra, chủ đầu tư có thể thông báo kết quả chào hàng 
trên phương tiện thông tin mà trước đó ®� đăng thông báo mời chào hàng thầu. 

 6. Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký ký hợp đồng 

 BMT tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng với nhà thầu được lựa 
chọn để chủ đầu tư ký kết hợp đồng.  

 Hợp đồng được chuẩn bị theo Mẫu Hợp đồng tại Phụ lục 5 của Sổ tay này 

 
C4. Đấu thầu xây lắp gói thầu quy mô nhỏ có sự tham 
gia của cộng đồng 

 
 - Gói thầu sử dụng hình thức ñấu thầu có sự tham gia của cộng ñồng:     

+ Gói thầu xây lắp có giá từ 300 triệu ñồng trở xuống thuộc dự án ñầu tư 
phát triển thực hiện theo hình thức ñấu thầu có sự tham gia của cộng ñồng.  

+ Công trình cấp xã, thôn, bản có kỹ thuật ñơn giản, cộng ñồng có thể thi 
công, chủ yếu dùng lao ñộng thủ công, chủ yếu dùng vật liệu, nhân công,... tại 
xã, thôn bản. 

- Cộng ñồng tham gia thi công có thể là các tổ chức xã hội của xã, như: 
Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, ðoàn Thanh niên,... hoặc người 
dân, hộ gia ñình, nhóm người, nhóm hộ gia ñình trong ñịa bàn xã, thôn, bản có 
công trình.  

Chủ ñầu tư thông báo cho dân biết ñể cộng ñồng ñăng ký tham gia thực 
hiện. Trường hợp có nhiều nhóm cộng ñồng cùng ñăng ký tham gia thì Chủ ñầu 
tư tổ chức họp các nhóm ñã ñăng ký ñể công khai lựa chọn, dựa vào các tiêu chí 
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giá cả, tiến ñộ và chất lượng ñể phê duyệt kết quả ñấu thầu; nếu hết thời hạn 
thông báo (do Chủ ñầu tư quy ñịnh) chỉ có 1 nhóm cộng ñồng tham gia thì chủ 
ñầu tư giao cho nhóm ñó thực hiện.  

        

Quy trình thực hiện đấu thầu như sau: 

 

Bước 1. Thông báo công khai về việc tổ chức ñấu thầu, ñịa ñiểm, thời 
gian phát hành hồ sơ mời thầu. 

Căn cứ Kế hoạch ñấu thầu ñã ñược Chủ tịch UBND huyện phê duyệt, Chủ 
ñầu tư (Ban QLDA) thông báo công khai về công trình xây dựng ñể mọi người 
dân trong xã, thôn, bản biết và ñăng ký tham gia. 

Hình thức thông báo: Niêm yết, thông báo công khai tại trụ sở UBND x�, 
nhà văn hoá thôn, chợ, họp dân và thông tin trên trạm truyền thanh x�; tổ chức 
họp bàn công khai với cộng đồng dân cư trong x�, thôn bản để giới thiệu về công 
trình, công việc cần làm nhằm cung cấp cho người dân những thông tin cần thiết 
về công trình xây dựng. 

Bước 2. Chuẩn bị hồ sơ ñề xuất và phát hành hồ sơ yêu cầu:  

- Tên và nội dung gói thầu; phạm vi công việc của gói thầu; ñịa ñiểm xây 
dựng công trình; thời gian thực hiện gói thầu; yêu cầu về chất lượng thi công xây 
dựng; yêu cầu loại vật tư, vật liệu xây dựng ñược áp dụng; 

-  Khối lượng công tác xây lắp; giá nhân công, vật tư, vật liệu xây dựng, 
các chi phí vận chuyển... dự kiến phù hợp với mặt bằng giá của thôn, x�; giá gói 
thầu ñược duyệt (nếu thấy cần thiết); các bảng biểu, chỉ dẫn phục vụ quá trình 
đấu thầu và đàm phán hợp đồng; các nội dung khác (nếu cần thiết); 

- Bản dự thảo hợp đồng bao gồm các nội dung chủ yếu, trong đó có loại giá 
hợp đồng và hình thức thanh toán hợp đồng; môi quan hệ, cách thức phối hợp 
giữa chủ đầu tư, ban quản lý dự án, ban giám sát x� và cộng đồng dân cư trực 
tiÕp tham gia; các thông tin cần thiết khác. 

Bước 4. ðánh giá, xem xét hồ sơ ñề xuất: 

 Xem xét và đánh giá đồng thời các đề xuất của cộng đồng về biện pháp thi 
công, tiến độ, giá dự thầu cho các công việc chủ yếu của gói thầu. Việc đánh giá  
tiến hành phù hợp với  trình tự thực hiện gói thầu kể từ khi bắt đầu triển khai cho 
đến khi kết thúc xây dựng. 

 Cách thức đánh giá cần thực hiện cụ thể như sau :   

- Đối chiếu biện pháp thi công do cộng đồng đề xuất với các kê khai về số 
lượng ngày công, khối lượng  vật tư, vật liệu xây dựng ñược sử dụng và các 
nguồn lực khác để thi công và phục vụ thi công.  
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- Đối chiếu biện pháp thi công do cộng đồng đề xuất với yêu cầu về quản lý 
chất lượng xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng, yêu cầu về an toàn lao động, yêu cầu 
về thời gian thực hiện gói thâu.  

- Xét sự hợp  lý của đề xuất về giá nhân công , vật tư, vật liệu xây dựng, các 
chi phí vận chuyển... phù hợp với mặt bằng giá của thôn, x�.  

- Tiếp theo tiến hành sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch giá dự thầu của các nhóm 
để so sánh và lựa chọn nhóm trúng thâu.  

Trong quá trình xem xét, đánh giá, trường hợp nhóm cộng đồng nào chưa 
minh chứng được sự hợp lý với các đề xuất về giải pháp thi công, tiến độ, giá cả 
thì chủ đầu tư mời nhóm cộng đồng đến giải trình, làm rõ những nội dung ®� kê 
khai, nhưng phải bảo đảm không làm thay đổi giá dự thầu ®� đề xuất .     

 Sau khi đánh giá, nhóm cộng đông  nào có  đề xuất về tiến độ, giá dự thầu 
hợp lý nhất được bên mời thầu kiến nghị trúng thầu.  

Bước 5. Trình duyệt, thẩm ñịnh và phê duyệt kết quả chọn nhà thầu:  

Thực hiện theo quy định, Chủ đầu tư phê duyệt kết quả đấu thầu các gói 
thầu xây lắp có giá dưới 300 triệu. Ban quản lý dự án hoàn thiện các hồ sơ trình 
trình Chủ đầu tư phê duyệt. 

 
          Bước 6. Thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp ñồng: 

 Trong đàm phán, chủ đầu tư không được đưa ra các yêu cầu, điều kiện bất 
hợp lý khác với yêu cầu ®� nêu trong hồ sơ mời thầu và dự thảo hợp đông. Nhóm 
cộng đồng không được thay đổi cam kết sau khi được đánh giá. Các bên cần chú 
trọng đàm phán về quyền, nghĩa vụ, sự phối hợp giữa các bên và biện pháp giải 
quyết các phát sinh nếu có trong quá trình thực hiện hợp đồng. Căn cứ quyết 
định phê duyệt trúng thầu, chủ đầu tư và nhóm cộng đồng thực hiện các thủ tục 
hoàn thiện, ký kết hợp đồng.  

 

 

Các biểu mẫu áp dụng  như Phụ lục 4 của Sổ tay 
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Phụ lục 4- tài liệu về đấu thầu xây lắp và  
mua sắm hàng hóa 

 
Mẫu 4.1- Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hóa 
 

Hồ sơ mời thầu 
(Gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hóa) 

  
I.  THÔNG BÁO M ỜI THẦU VÀ THƯ MỜI THẦU,  
   

THÔNG BÁO M ỜI THẦU 
 

[Ghi tên Bên mời thầu] có kế hoạch tổ chức ñấu thầu gói thầu [ghi tên gói thầu với khối 

lượng công việc chính ] theo hình thức ñấu thầu rộng rãi, thuộc dự án [ghi tên dự án] sử dụng 

nguồn vốn của Chương trình 135. 

Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu có ñủ năng lực, kinh nghiệm và có ñiều kiện tới 

tham gia ñấu thầu gói thầu nêu trên. 

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia ñấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại [ghi ñịa 

chỉ nơi cung cấp thông tin, ñiện thoại, fax, e-mail của Bên mời thầu] và sẽ ñược mua một bộ 

HSMT hoàn chỉnh với giá là [ghi số tiền bằng số, bằng chữ và ñồng tiền sử dụng] tại [ghi ñịa 

chỉ bán HSMT, ñiện thoại, fax, e-mail]. 

Thời gian bán HSMT từ ......... giờ, ngày ..... tháng .... năm .......... ñến trước ....... giờ, 

ngày ....... tháng ....... năm ........ [ghi thời ñiểm ñóng thầu], (trong giờ làm việc hành chính). 

HSDT phải kèm theo bảo ñảm dự thầu trị giá [ghi số tiền bằng số và bằng chữ, ñồng 

tiền sử dụng, hình thức bảo ñảm] và phải ñược gửi ñến [ghi ñịa chỉ nhận hồ sơ dự thầu] chậm 

nhất là .... giờ, ngày .... tháng ...... năm ........ [ghi thời ñiểm ñóng thầu]. 

Hồ sơ dự thầu sẽ ñược mở công khai vào .... giờ, ngày .... tháng ........ năm ........, tại [ghi 

ñịa ñiểm mở thầu]. 

[Ghi tên bên mời thầu] kính mời ñại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham 

dự lễ mở thầu vào thời gian và ñịa ñiểm nêu trên. 

 
 

THƯ MỜI THẦU 
 

                                         ........., ngày....... tháng ..... năm ....... 

Kính gửi: [Ghi tên và ñịa chỉ của nhà thầu] 

[Ghi tên bên mời thầu]  chuẩn bị tổ chức ñấu thầu theo Luật ðấu thầu gói thầu [ghi tên 
gói thầu] ñể thực hiện dự án (hoặc công trình)                                   tại ............ [Ghi tên bên 
mời thầu] xin mời [ghi tên nhà thầu] tới tham gia ñấu thầu gói thầu nêu trên. 

Nhà thầu sẽ ñược mua một bộ HSMT với giá là ...... [ ghi giá trị bằng số, bằng chữ 
và ñồng tiền sử dụng], tại [ghi ñịa chỉ bán hồ sơ mời thầu] . 

Thời gian HSMT từ ....... giờ, ngày ........ tháng ...... năm ....... ñến trước ........ giờ, ngày 
....... tháng ....... năm ........ [ghi thời ñiểm ñóng thầu] (trong giờ làm việc hành chính). 
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HSDT phải kèm theo bảo ñảm dự thầu trị giá [ghi giá trị bằng số và bằng chữ, ñồng 

tiền sử dụng, hình thức bảo ñảm] và phải ñược gửi ñến [ghi ñịa chỉ nhận hồ sơ dự thầu] 
chậm nhất là ....... giờ, ngày ....... tháng ....... năm ........ [ghi thời ñiểm ñóng thầu] .          

 
HSDT sẽ ñược mở công khai vào ...... giờ, ngày..... tháng ....... năm ........, tại [ghi ñịa 

ñiểm mở thầu]. 
 
[Ghi tên bên mời thầu] kính mời ñại diện [ghi tên nhà thầu]  tới tham dự lễ mở thầu vào 

thời gian và ñịa ñiểm nêu trên.        
ðại diện Bên mời thầu  

(Ghi tên, chức danh, ký tên và ñóng dấu) 
 

II- Chỉ dẫn nhà thầu 
  
TT Nội dung Yêu cầu cần thể hiện trong HSMT  
1 Tên chủ đầu tư, Ban 

QLDA 
Nêu rõ tên chủ đầu tư, Ban QLDA và địa chỉ của chủ đầu 
tư và Ban QLDA 

2 Giới thiệu về dự án và 
gói thầu: 

Nêu rõ tên dự án, địa điểm thực hiện dự án, nguồn vốn 
cho dự án và gói thầu, phạm vi công việc của gói thầu, 
mục đích và kết quả cần đạt được của gói thầu 

3 Yêu cầu về nhà thầu Nêu rõ yêu cầu về nhà thầu như: 
- Tư cách hợp lệ: Phải có chứng nhận đăng ký kinh 

doanh hoặc Quyết định thành lập; 
- Phải hạch toán độc lập; 
- Không bị cấm tham gia đấu thầu; 
- Yêu cầu về năng lực kỹ thuật: Máy móc, thiết bị, 

cán bộ công nhân kỹ thuật, lao động, tổ chức quản 
lý...; 

- Yêu cầu về năng lực tài chính: Số vốn lưu động 
phải có, tài sản lưu động, tài sản cố định, doanh 
thu...; 

- Yêu cầu về kinh nghiệm: Số năm hoạt động (thông 
thường yêu cầu 3- 5 năm, có thể ít hơn 1-2 năm); 
thực hiện các gói thầu tương tự về quy mô, tính 
chất và địa bàn.  

4 Thời gian chuẩn bị 
HSDT 

Nêu rõ thời gian dành cho nhà thầu lập HSDT là bao 
nhiêu ngày 

5 Thời gian nộp HSDT và 
thời hạn hiệu lực của 
HSDT 

Nêu rõ khi nào nhà thầu phải nộp HSDT cho Bên mời 
thầu và địa điểm nộp ở đâu, cho ai. Và yêu cầu nhà thầu 
phải tuân thủ thời gian có hiệu lực của HSDT là bao 
nhiêu ngày (nêu rõ số ngày yêu cầu, ví dụ 30, 45 ngày...) 

6 Bảo đảm dự thầu Nêu rõ giá trị bảo đảm dự thầu (bằng 1% giá gói thầu) 
và hình thức bảo đảm là gì [bằng tiền mặt hoặc bảo lmnh 
của ngân hàng] 

7 Bảo đảm thực hiện hợp 
đồng 

Nêu yêu cầu về bảo đảm thực hiện hợp đồng (bằng 3% 
giá ký hợp đồng) và hình thức bảo đảm là gì [bằng tiền 
mặt hoặc bảo lmnh của ngân hàng] 

8 Đánh giá và so sánh 
các HSDT 

Nêu rõ việc đánh giá HSDT thực hiện theo phương pháp 
đạt/ không đạt về mặt kỹ thuật và sau đó sẽ so sánh giá 
dự thầu của nhà thầu để xếp hạng các HSDT 
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9 Thương thảo, hoàn 
thiện HĐ và ký kết hợp 
đồng 

Nêu rõ việc thương thảo là sau khi đm kết thúc quá trình 
đánh giá và đm có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu, 
BMT và nhà thầu sẽ thương thảo để hoàn thiện hợp đồng 
trước khi ký kết 

 
 
 

III- Yêu cầu về mặt kỹ thuật và tiêu chuẩn đánh giá HSDT 
Trong phần này, cần thể hiện các thông tin cơ bản sau đây: 

 
TT Nội dung Yêu cầu thể hiện TCĐG 
1 Yêu cầu về công 

việc và tiến độ 
thực hiện 

Nêu rõ yêu cầu về khối lượng công 
việc,bảng tiên lượng kèm theo và 
thời gian phải hoàn thành 

2 Yêu cầu về kỹ 
thuật 

Nêu cụ thể yêu cầu tiêu chuẩn, 
chất lượng của từng loại và cấp 
công trình, máy móc thiết bị, kỹ sư, 
công nhân kỹ thuật... 

3 Yêu cầu về thiết 
kế kỹ thuật hoặc 
thiết kế bản vẽ 
thi công 

Đưa ra các bản vẽ về TKKT hoặc 
TKBVTC và các chỉ dẫn kỹ thuật 
liên quan mà nhà thầu xây lắp 
phải tuân thủ cũng như bảng tiên 
lượng 

4 Yêu cầu về môi 
trường 

Việc thi công phải đảm bảo các 
điều kiện không làm hư hại môi 
trường, môi sinh, bảo đảm an toàn 
lao động, vệ sinh lao động, phòng 
chống cháy nổ 

Nhà thầu phải đưa ra biện 
pháp tổ chức thi công, các giải 
pháp kỹ thuật; điều kiện vệ 
sinh môi trường, phòng chống 
cháy nổ; mức độ huy động của 
thiết bị thi công, vật tư, máy 
móc, nhân lực; các biện pháp 
bảo đảm chất lượng; tiến độ thi 
công đê BMT đánh giá mức độ 
đáp ứng. Nếu đáp ứng bằng 
hoặc vượt mức yêu cầu tối 
thiểu thì được coi là “đạt”. 
Trong quá trình đánh giá, BMT 
có thể mời nhà thầu đến đàm 
phán để đạt được yêu cầu 

 

Ghi chú : Đối với gói thầu xây lắp cần nêu cụ thể các yêu cầu nhà thầu kê 
khai đề xuất về giải pháp kỹ thuật thực hiện gói thầu; đề xuất tiến độ thi công, 
giá dự thầu và các đề xuất khác có tính cạnh tranh mang lại hiệu quả cho chủ 
đầu tư, dự án; những minh chứng cho sự hợp lý của các đề xuất về tiến độ và giá 
dự thầu.Nội dung kê khai, đề xuất bao gồm: 

a)  Kê khai về giải pháp kỹ thuật thực hiện gói thầu (kể cả thầu phụ nếu 
có). Giải pháp kỹ thuật do nhà thầu kê khâi phải  phù hợp đề xuất giá dự thầu :  

- Bản vẽ và thuyết minh tổng mặt bằng xây dựng công trình; giải pháp bố 
trí nhà xưởng phụ trợ phục vụ cho thi công xây dựng; 

- Bản vẽ và thuyết minh giải pháp kỹ thuật thi công các hạng mục, công 
việc chủ yếu; 

- Giải pháp huy động vật tư, vật liệu xây dựng; thiết bị thi công và nhân lực 
phù hợp với nội dung của từng công việc và tiến độ thực hiện gói thầu, bao gồm: 

+ Số lượng, chủng loại, chất lượng vật tư, vật liệu xây dựng chủ yếu;  
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+ Số lượng, chủng loại, thông số kỹ thuật của thiết bị, xe máy thi công được 
huy động; 

+ Số lượng, cơ cấu, trình độ nhân lực được huy động (chỉ huy trưởng, kỹ sư, 
kiến trúc sư và công nhân kỹ thuật các chuyên ngành phù hợp với gói thầu). 

- Biện pháp đảm bảo an toàn cho người, thiết bị xe máy thi công, công trình 
xây dựng và các công trình lân cận; biện pháp phòng chống cháy, nổ và bảo vệ 
môi trường;  

- Đề xuất phương án sử dụng hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, thông tin liên 
lạc...) phục vụ thi công xây dựng; 

- Giải pháp bảo đảm chất lượng: 

+ Hệ thống tổ chức quản lý chất lượng của nhà thầu để thực hiện gói thầu; 

+ Biện pháp tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện các công việc của gói 
thầu. 

b) Đề xuất về tiến độ thi công xây dựng:  

- Thời gian thực hiện gói thầu và sơ đồ tổng tiến độ với các mốc tiến độ thi 
công chủ yếu; biểu đồ huy động vật tư, vật liệu xây dựng, thiết bị xe máy thi công 
và nhân lực theo tiến độ. 

- Biện pháp quản lý tổng tiến độ, kể cả tiến độ thực hiện công việc của thầu 
phụ (nếu có). 

c) Đề xuất về giá dự thầu 

- Giá dự thầu phải bao gồm đầy đủ các chi phí cần thiết để thực hiện gói 
thầu và phải  phù hợp với tài liệu thiết kế trong hồ sơ mời thầu, phù hợp với giải 
pháp kỹ thuật thực hiện gói thầu  và thời gian thực hiện gói thầu.  

- Tùy theo tính chất, yêu cầu của gói thầu, chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà 
thầu đề xuất giá dự thầu theo hình thức tổng giá của gói thầu, đơn giá công việc 
hoặc kết hợp giá cho các phần việc với đơn giá. Nhà thầu có trách nhiệm giải 
trình chi tiết về giá dự thầu khi chủ đầu tư yêu cầu. 

- Đề xuất giảm giá và giải trình đề xuất giảm giá. 

Trường hợp khối lượng trong hồ sơ mời thầu tính thiếu hoặc thừa so với 
khối lượng theo thiết kế thì nhà thầu phải có đề xuất riêng cho phần khối lượng 
thiếu hoặc thừa và giá của phần này, đồng thời có giải trình kèm theo.  

d) Yêu cầu nhà thầu đưa ra các đề xuất khác có tính cạnh tranh, mang lại 
hiệu quả cho chủ đầu tư, dự án 
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Tuỳ thuộc vào tính chất gói thầu, mục tiêu của dự án và yêu cầu của chủ 
đầu tư, nhà thầu có thể đưa ra các đề xuất khác mang lại hiệu quả cho chủ đầu 
tư, dự án về kỹ thuật, tài chính và các đề xuất khác có tính cạnh tranh( như : rút 
ngắn tiến độ, ứng vốn cho chủ đầu tư, tăng thời gian bảo hành công trình) . Nhà 
thầu phải chứng minh tính hợp lý, khả thi và phải lượng hóa hiệu quả của các đề 
xuất mang lại cho dự án. Các đề xuất này không được làm thay đổi mục tiêu đầu 
tư, tăng chi phí thực hiện gói thầu, dự án và không làm kéo dài thời gian thực 
hiện dự án. 

IV- Đơn dự thầu 
Đơn dự thầu 

________, ngày ____ tháng ____ năm ____ 
 

Kính gửi: __________________[ghi tên bBên mời thầu] 

  

Sau khi nghiên cứu HSMT và văn bản sửa đổi HSMT số [ghi số của văn 
bản bổ sung, nếu có] mà chúng tôi ®� nhận được, chúng tôi, [ghi tên nhà thầu], 
cam kết thực hiện gói thầu xây lắp [ghi tên gói thầu] theo đúng yêu cầu của 
HSMT với tổng số tiền là [ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền dự thầu] (1) 
cùng với biểu giá chi tiết kèm theo. 

Nếu HSDT của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện 
pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng tương đương với ____ % giá hợp đồng theo 
quy định tại Khoản 7 Mục II của Phần chỉ dẫn nhà thầu HSMT và cam kết thực 
hiện gói thầu theo đúng yêu cầu nêu trong hợp đồng. 

HSDT này có hiệu lực trong thời gian ____ ngày, kể từ ___ giờ, ngày 
____ tháng ____ năm ____ [ghi thời điểm đóng thầu]. 

 Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

 [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

V- đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu 

HSDT của nhà thầu ........................ 

Số 
TT 

Nội dung đánh giá (1) 
Mức yêu cầu 
được đánh giá 
là đạt theo yêu 
cầu của HSMT

Kết quả 
đánh giá 

Ghi chú 

1 Kinh nghiệm: 
- Số lượng các hợp đồng tương tự (về tính 

chất, quy mô, giá trị...) như hợp đồng 
của gói thầu này đm và đang thực hiện 
tại Việt Nam ở vùng địa lý, hiện trường 
tương tự trong thời gian ___ (2) năm gần 
đây  

- Số năm hoạt động trong lĩnh vực xây  lắp 
- Các nội dung khác (nếu có) 

   

2 Năng lực kỹ thuật:    
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- Số lượng, trình độ cán bộ, công nhân kỹ 
thuật trực tiếp thực hiện gói thầu 

- Số lượng thiết bị thi công sẵn có  
- Khả năng huy động thiết bị thi công để 

thực hiện gói thầu  
- Các nội dung khác (nếu có) chẳng hạn, 

điều kiện về năng lực đối với từng loại, 
cấp công trình xây dựng theo quy định 
của pháp luật về xây dựng 

3 Năng lực tài chính trong thời gian 
____(2)  năm gần đây: 
- Tổng tài sản 
- Tổng nợ phải trả 
- Vốn lưu động   
- Doanh thu  
- Khả năng cung cấp tài chính để thực 

hiện gói thầu (nếu có yêu cầu) 

   

Kết luận(3)      

Ghi chú:   - (1) Nội dung đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu theo các 
tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu nêu trong HSMT. 

           - (2) Ghi số năm cụ thể theo yêu cầu nêu trong HSMT.     
           - (3)  Nhà thầu được kết luận là Đạt khi tất cả nội dung được đánh giá là “đạt”, 

nhà thầu được kết luận là không đạt khi có ít nhất một nội dung được đánh giá là “không 
đạt”. 

 
VI- Tổng hợp kết quả đánh giá năng lực, kinh nghiệm của 

các nhà thầu 
Nội dung đánh giá 

Tên nhà thầu  Kinh nghiệm Năng lực kỹ 
thuật 

Năng lực tài chính 
trong thời gian ___  

năm gần đây 

Kết luận 

Nhà thầu A     
Nhà thầu B     
.................................     
Nhà thầu X     

 

VII- Đánh giá về mặt kỹ thuật các HSDT 

Mức độ đáp ứng theo yêu 
cầu của HSMT TT Nội dung yêu cầu 

Đạt Không đạt 

Kết quả đánh 
giá  

 

Ghi chú 

 

1.  Tính khả thi về giải pháp kỹ 
thuật 

    

2.  Tính khả thi về biện pháp tổ 
chức thi công 

    

3.  Về bảo đảm điều kiện vệ sinh 
môi trường và các điều kiện 
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khác 
4.  Về mức độ đáp ứng các yêu 

cầu về bảo hành 
    

5.  Về các biện pháp bảo đảm 
chất lượng 

    

6.  Về khả năng cung cấp tài 
chính  

    

7.  Về tiến độ thi công     
8.  Các nội dung khác, nếu có     

Kết luận (1)   
Ghi chú: (1) HSDT được kết luận là đạt khi có tất cả nội dung yêu cầu cơ bản 

theo yêu cầu của HSMTđều được đánh giá là “đạt”, các nội dung yêu cầu không cơ 
bản theo yêu cầu của HSMTđược đánh giá là “đạt” hoặc “chấp nhận được”. Nhà thầu 
được kết luận là không đạt khi có ít nhất một nội dung được đánh giá là “không đạt”.  

 
VIII- Đánh giá về giá dự thầu của nhà thầu 
 

Giá trong đơn dự thầu 
(chưa tính giảm giá) 

Giảm giá 
 (nếu có) 

Giá dự 
thầu  

Giá dự 
thầu sau 
sửa lỗi và 
hiệu 

chỉnh sai 
lệch 

Xếp hạng 
(theo thứ 
tự từ nhà 
thầu có 
giá thấp) 

Tên nhà 
thầu 

(1) (2) (3= 1-2) (5) (6) 

Nhà thầu A      

Nhà thầu B      

...................

.............. 

     

Nhà thầu X      

 

 Đánh giá chi tiết hồ sơ dư thầu xây lắp theo phương pháp kết hợp giữa 
giải pháp kỹ thuật với tiến độ và giá dự thầu 

ðối với gói thầu quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản, cần đẩy nhanh tiến độ 
được áp dụng phương pháp kết hợp giữa giải pháp kỹ thuật với tiến độ và giá 
dự thầu . Thực hiện phương pháp này theo các bước  như sau:    

Chủ đầu tư đánh giá đồng thời đề xuất của nhà thầu về tiến độ, về giá dự 
thầu theo từng phần việc, từng hạng mục cho đến  toàn bộ gói thầu, nội dung 
đánh giá bao gồm:  

- Đánh giá tiến độ , đánh giá sự hợp lý các đề xuất  của nhà thầu về:  

+ Thời gian thực hiện các phần việc của gói thầu và sơ đồ tổng tiến độ  

+ Các mốc tiến độ hòan  thành chủ yếu; 



-66- 

+Biểu đồ huy động vật tư, vật liệu xây dựng, thiết bị xe máy thi công và 
nhân lực theo tiến độ thực hiện . 

Khi đánh giá, chủ đầu tư xem xét sự phù hợp các các chứng minh, kê khai 
của giải pháp kỹ thuật, tổ chức thi công, các biểu đồ huy động vật tư, thiết bị, 
nhân công, các biện pháp quản lý chất lượng của nhà thầu với đề xuất  tiến độ, 
đối với từng phần việc cụ thể của gói thầu . Trường hợp giải pháp kỹ thuật của 
nhà thầu chưa minh chứng được sự hợp lý với các đề xuất tiến độ  thì chủ đầu tư 
mời nhà thầu đến giải trình, làm rõ. 

- Đánh giá về giá dự thầu : 

        +Xét sự hợp lý của các yếu tố chi phí, đơn giá và tổng giá dự thầu 

        + Xét sự hợp lý của thư giảm giá 

       + Sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch của giá dự thầu 

      + Xác định chuẩn xác lại giá dự thầu của nhà thầu 

 Khi đánh giá, chủ đầu tư xem xét sự phù hợp các các chứng minh, kê khai 
của giải pháp kỹ thuật như:  tổ chức thi công,  các biểu đồ huy động vật tư, thiết 
bị, nhân công, sử dụng lán trại, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động... với giá 
dự thầu đối với từng phần việc cụ thể của gói thầu. Trường hợp giải pháp kỹ 
thuật của nhà thầu chưa minh chứng được sự hợp lý với các đề xuất giá  thì chủ 
đầu tư mời nhà thầu đến giải trình, làm rõ.  

 Sau khi đánh giá, giải pháp kỹ thuật không minh chứng được sự phù hợp 
với đề xuất về tiến độ, giá dự thầu và các đề xuất cạnh tranh hoặc đề xuất tiến 
độ, giá dự thầu của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu 
thì nhà thầu bị loại.  

- Xác định giá đánh giá: Các đề xuất cạnh tranh được xem xét về sự hợp lý, 
khả thi và giá trị lượng hoá hiệu quả của đề xuất mang lại cho dự án. Những đề 
xuất khả thi và hợp lý sẽ được xem xét giá trị lượng hóa thành tiền khi xác định 
giá đánh giá. Giá đánh giá của nhà thầu là hiệu số giữa giá dự thầu sau sửa lỗi, 
hiệu chỉnh sai lệch với tổng giá trị hiệu quả của các đề xuất. 

-  Xếp hạng hồ sơ dự thầu 

Các hồ sơ dự thầu được xếp hạng thứ tự theo giá đánh giá. Hồ sơ dự thầu 
có giá đánh giá thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. Nhà thầu có giá đánh giá 
thấp nhất được mời vào đàm phán hợp đồng. Nhà thầu sau khi đàm phán nếu có 
giá dự thầu không vượt giá gói thầu đm phê duyệt thì sẽ được kiến nghị trúng 
thầu. 
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IX- Dự thảo về Hợp đồng  
 

hợp đồng 

(Văn bản Hợp hợp đồng xây lắp]) 

____, ngày ____ tháng ____ năm ____ 
Hợp đồng số: _________   
Gói thầu: ____________ [ghi tên gói thầu] 
Thuộc dự án: _________ [ghi tên dự án] 

− Căn cứ Luật Đấu thầu........; 
− Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008 của Chính phủ về 

hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây 
dựng; 

− Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính Phủ 
về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng 

−  

− Căn cứ Quyết định số ____ ngày ____ tháng ____  năm ____ của ____ 
về việc phê duyệt kết quả đấu thầu thầu gói thầu [ghi tên gói thầu]; 

− Căn cứ Biên bản thương thảo, hoàn thiện Hợp đồng ®� được Bên mời 
thầu và nhà thầu trúng thầu ký ngày ____ tháng ____ năm ____; 

Chúng tôi, đại diện cho các Bên bên ký Hợp đồng, gồm có: 

Chủ đầu tư (Sau đây gọi là Bên A) 
Tên Bên A [ghi tên Chủ đầu tư hoặc Ban QLDA]: ____________ 
Địa chỉ: _____________________________________________ 
Điện thoại:___________________________________________ 
Fax: ________________________________________________ 
E-mail: _____________________________________________ 
Tài khoản: ___________________________________________ 
M� số thuế: __________________________________________ 
Đại diện là Ông/Bà:____________________________________ 
Chức vụ: ____________________________________________ 
Giấy ủy quyền ký Hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ 

(trường hợp được ủy quyền). 
 
Nhà thầu 
Tên Nhà thầu [ghi tên nhà thầu trúng thầu]: ________________ 
Địa chỉ: _____________________________________________ 
Điện thoại:___________________________________________ 
Fax: ________________________________________________ 
E-mail: _____________________________________________ 
Tài khoản: ___________________________________________ 
M� số thuế: __________________________________________ 
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Đại diện là Ông/Bà:____________________________________ 
Chức vụ: ____________________________________________ 
Giấy ủy quyền ký Hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ 

(trường hợp được ủy quyền). 
Hai Bên thỏa thuận ký kết Hợp đồng xây lắp ....... [Ghi rõ tên gói thầu xây 

lắp] với các nội dung sau: 

Điều 1. Đối tượng Hợp đồng 
Đối tượng của Hợp đồng là công trình xây lắp[ghi rõ tên công trình hoặc 

hạng mục công trình]  được nêu chi tiết tại Phụ lục kèm theo [Tài liệu về  
TKBVTC và khối lượng cần hoàn thành cũng như chất lượng phải bảo đảm].  

Điều 2. Thành phần Hợp đồng 
Thành phần Hợp đồng bao gồm: 
1.  Văn bản Hợp đồng (kèm theo Phụ lục); 
2.  Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 
3.  Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu; 
4. HSDT của nhà thầu; 
5. HSMT của bên mời thầu. 

Điều 3. Trách nhiệm của Bên B 

Bên B cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm để thực hiện 
toàn bộ khối lượng công việc được nêu trong Phụ lục của Hợp đồng này, bảo 
đảm đúng tiến độ và chất lượng công việc. 

Điều 4. Trách nhiệm của Bên A 
Bên A cam kết thanh toán cho Bên B theo giá hợp đồng và theo phương 

thức thanh toán nêu tại Điều 5 của Hợp đồng này. 

Điều 5. Giá hợp đồng và lịch biểu thanh toán 
1.  Giá hợp đồng: _______________ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và 

đồng tiền ký hợp đồng]. 

2.  Lịch biểu thanh toán: Việc thanh toán sẽ được thực hiện theo từng đợt, 
cụ thể như sau: 

− Ngay sau khi ký kết Hợp đồng: Tạm ứng ..........% 

− Khi thực hiện được 30% khối lượng công việc: .....% 

− Khi thực hiện được 70% khối lượng công việc: ...% 

− Khi hoàn thành toàn bộ (100%) khối lượng công việc: .....% 

− Khi hoàn tất việc nộp báo cáo cuối cùng và thanh lý hợp đồng: 10% 
[Tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng gói thầu mà việc thanh toán có thể 

được thực hiện bằng tiền mặt (trả trực tiếp) hoặc chuyển khoản và lịch biểu 
thành toán có thể được điều chỉnh cho phù hợp]. 

Điều 6. Hình thức hợp đồng: Trọn gói- Không điều chỉnh giá trong suốt 
thời gian thực hiện Hợp đồng, Bên A không được yêu cầu Bên B phải thực hiện 
thêm các công việc khác ngoài những nội dung công việc thuộc phạm vi của Hợp 
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đồng này. Trường hợp cần thực hiện những nội dung công việc khác thì sẽ do hai 
bên thoả thuận riêng. 

Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng: _______________ 
[Ghi thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với yêu cầu trong Điều khoản 

tham chiếu].   

Điều 8. Quyền sở hữu các sản phẩm thuộc Hợp đồng 

Bất kỳ các sản phẩm, tài liệu, bản vẽ, thiết kế, công trình được tạo ra từ 
Hợp đồng này đều thuộc sở hữu của Bên A sau khi Bên A thanh toán cho Bên B. 
Bên B không được tự ý sửa đổi, chuyển nhượng, sử dụng hoặc bán các sản phẩm 
đó cho một chủ thể thứ ba trừ khi được Bên A chấp thuận. 

Điều 9. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp 

− Hợp đồng này sẽ áp dụng các quy định có liên quan của pháp luật Việt 
Nam để điều chỉnh. Ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt; 

− Trường hợp có bất kỳ xung đột, tranh chấp xảy ra, hai bên có trách 
nhiệm cùng nhau phối hợp để thương lượng, giải quyết trên tinh thần tích cực. 
Trường hợp không giải quyết được thì sẽ thực hiện việc thông qua các chế tài của 
pháp luật có liên quan. 

Điều 10. Bảo đảm thực hiện Hợp đồng 

− Bên B phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện Hợp đồng với giá trị 
.... [ghi rõ số tiền bằng số, bằng chữ (yêu cầu 3% giá hợp đồng)] và thực hiện 
bằng hình thức .... [ghi rõ hình thức áp dụng như nộp tiền mặt hoặc bảo đảm của 
ngân hàng] trong thời gian thực hiện Hợp đồng ... [ghi rõ số ngày yêu cầu]. 

− Bên B có trách nhiệm mua bảo hiểm xây dựng công trình trong quá 
trình thi công, kể cả bảo hiểm cho cán bộ, công nhân viên của Bên B tham gia thi 
công công trình.  

Điều 11. Nhượng Hợp đồng 

− Bên B không được phép nhượng lại Hợp đồng cho bất kỳ nhà thầu nào, 
trừ trường hợp mất năng lực thực hiện do phá sản hay do điều kiện bất khả kháng 
thì phải được Bên A chấp thuận.  

− Nếu Bên A có bằng chứng cho thấy Bên B tự ý chuyển nhượng Hợp 
đồng thì Bên A có quyền chấm dứt Hợp đồng và kiến nghị người quyết định đầu 
tư xử lý vi phạm đối với Bên B do vi phạm khoản 14 Điều 12 của Luật Đấu thầu. 

Điều 12. Hiệu lực hợp đồng  
1.  Hợp đồng có hiệu lực kể từ _____ [ghi cụ thể ngày có hiệu lực của 

Hợp đồng phù hợp với Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu]. 
2.  Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý Hợp đồng 

theo luật định. 
Hợp đồng được lập thành ____ bộ, Bên A giữ ____ bộ, Bên B giữ ____ bộ, 

các bộ Hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau. 
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Đại diện hợp pháp của Bên A      
[Ghi tên, chức danh, ký tên và  

đóng dấu] 
 

Đại diện hợp pháp của Bên b 
[Ghi tên, chức danh, ký tên và  

đóng dấu] 

 
Ghi chú: Để phù  hợp với quy định hiện hành của Nghị định 99/CP và các 

văn bản hướng dẫn về hợp đồng xây dựng . Nội dung dự thảo hợp đồng xây dựng 
cần được lập và áp dụng theo các quy định tại các văn bản như : Thông tư só 
06/2007/TT-BXD; Thông tư số 27/ 2007/TT- BTC; Thông tư số 130/2007/TT-
BTC; Thông tư số 75/2008/TT-BTC.  

 
 

X- Mẫu bảo lenh thực hiện hợp đồng của ngân hàng 
 

Bảo lenh thực hiện hợp đồng 
 

________, ngày ____ tháng ____ năm ____ 
 

Kính gửi: _______________[ghi tên Bên mời thầu] 

        

Theo đề nghị của [ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là Nhà thầu) là nhà thầu 
®� trúng thầu gói thầu [ghi tên gói thầu] và ®� ký hoặc cam kết sẽ ký kết Hợp 
đồng thực hiện gói thầu xây lắp [ghi tên công trình hoặc hạng mục công trình xây 
lắp cần thực hiện] (sau đây gọi là Hợp đồng); 

Theo quy định trong HSMT (hoặc Hợp đồng), Nhà thàu phải nộp cho Bên 
mời thầu bảo l�nh của một ngân hàng với một khoản tiền xác định để bảo đảm 
nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện Hợp đồng;, 

Chúng tôi, [ghi tên của Ngân hàng] có trụ sở đăng ký tại [ghi địa chỉ của 
Ngân hàng] (sau đây gọi là “Ngân hàng”), xin cam kết bảo l�nh cho việc thực 
hiện Hợp đồng của Nhà thầu với số tiền là [ghi rõ số tiền bằng số, bằng chữ và 
đồng tiền sử dụng]. Chúng tôi cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang 
cho Bên mời thầu bất cứ khoản tiền nào trong giới hạn [ghi số tiền bảo lmnh] như 
®� nêu trên, khi có văn bản của Bên mời thầu thông báo Nhà thầu vi phạm Hợp 
đồng trong thời hạn hiệu lực của bảo l�nh thực hiện hợp đồng. 

Bảo l�nh này có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến hết ngày ____ tháng 
____ năm ____.  

 Đại diện hợp pháp của Ngân hàng 

 [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu 4..2- Quyết định thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mẫu 4.3- Biên bản mở thầu 

 

[Ghi tên Cơ quan của Chủ đầu tư] 

    Sè:            /Q§-... 
 

Cộng hoà xe hội chủ nghĩa Việt Nam 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

................, ngày ............ tháng ....... năm ............ 

Giám đốc Ban QLDA X [ghi tên người đứng đầu của chủ đầu tư] 

- Căn cứ Luật Đấu thầu và Nghị định 58/2008/NĐ-CP của Chính phủ; 

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-UBDT-KHðT-TC-XD-
NNPTNT ngày 15/9/2008 về Hướng dẫn thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã 
hội các xã ñặc biệt khó khăn vùng ñồng bào dân tộc và miền núi giai ñoạn 2006 – 2010; 

- Căn cứ Quyết định đầu tư (hoặc phê duyệt báo cáo KT-KT) số ...... ; 
- Xét đề nghị của .... [Ghi tên Ban QLDA] tại văn bản số..., ngày.... tháng.... 

năm.... , 

Quyết định: 

Điều 1: Thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu gồm những thành viên có danh sách 
kèm theo. 

Điều 2: Tổ chức thực hiện : 

a) Tổ chuyên gia đấu thầu có nhiệm vụ sau đây : 
− Đánh giá HSDT (hoặc HSĐX) theo đúng yêu cầu của HSMT (hoặc HSYC) và 

tiêu chuẩn đánh giá nêu trong HSMT (hoặc HSYC); 
− Bảo mật các tài liệu trong quá trình đánh giá ; 
− Trung thực, khách quan, công bằng trong quá trình đánh giá và báo cáo kết 

quả đánh giá ; 
− Lập báo cáo kết quả đánh giá trình Chủ đầu tư. 
b) Tổ trưởng Tổ chuyên gia có nhiệm vụ sau : 
− Tổ chức việc đánh giá HSDT ; 
− Tổ chức các cuộc họp của Tổ chuyên gia, phân công nhiệm vụ đối với các 

thành viên trong Tổ ; 
− Trường hợp có tình huống xảy ra trong quá trình đánh giá phải kịp thời bàn 

bạc giữa các thành viên trong Tổ để đưa ra phương án giải quyết và báo cáo 
chủ đầu tư để xem xét, quyết định ; 

− Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về hoạt động và kết quả làm việc của Tổ 
chuyên gia. 

Điều 3:  Các Ông/Bà tên trong danh sách này và các ... (cơ quan, tổ chức) có 
tên... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 
ký. 
 
 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3 
- Cơ quan, tổ chức thẩm định 
- .... 
- Lưu  VT 

Đại diện hợp pháp của đầu tư 
(Ký, ghi rõ họ tên và chức danh, đóng dấu) 
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[Tên Chủ đầu tư] 
[Tên Bên mời thầu] 

_______________________________ 

 

 

Cộng hoà xe hội chủ nghĩa Việt Nam 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

___________________________________________    
 

..................., ngày ................. tháng .................  năm ................. 

 

Biên bản mở thầu 
Lễ mở thầu được bắt đầu vào lúc [Ghi thời điểm mở thầu] tại [Ghi địa 

điểm mở thầu] 

A. Các thông tin chung 

I. Tên dự án: [Điền tên dự án theo quyết định phê duyệt B/c KT-KT] 

II. Tên gói thầu: [Điền tên gói thầu theo KHĐT được duyệt] 

III. Bên mời thầu và các nhà thầu nộp HSDT: 

1. Bên mời thầu: [Điền tên bên mời thầu] 

2. Các nhà thầu mua HSMT: [Điền tên các nhà thầu mua HSMT] 

3. Các nhà thầu nộp HSDT theo đúng quy định: [Điền tên, địa chỉ các nhà 
thầu nộp HSDT theo đúng quy định] 

4. Các nhà thầu nộp HSDT sau thời điểm đóng thầu: [Điền tên, địa chỉ các 
nhà thầu nộp HSDT sau thời điểm đóng thầu] 

IV. Thành phần tham dự lễ mở thầu [Điền tên các tổ chức, cá nhân liên 
quan tham dự lễ mở thầu] 

B. Các thông tin chủ yếu trong lễ mở thầu 

Số 
TT 

Các thông tin chủ yếu Nhà 
thầu A 

Nhà 
thầu 
B 

..... Nhà 
thầu X 

1. Tình trạng niêm phong của HSDT trước khi mở     

2. Số lượng bản gốc      

3. Số lượng bản chụp      

4. Thời gian có hiệu lực của HSDT      

5. Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu (chưa giảm giá)      

6. Giảm giá (nếu có)     

7. Hình thức, giá trị và thời gian có hiệu lực của bảo 
đảm dự thầu  

    

8. Văn bản đề nghị sửa đổi HSDT (nếu có)     

9. Các thông tin khác     

 

C. Các vấn đề khác (nếu có) 
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D. Ký xác nhận  

Lễ mở thầu kết thúc vào: [Ghi thời điểm kết thúc lễ mở thầu] 

Chữ ký của các bên liên quan tham dự lễ mở thầu [Đại diện bên mời thầu, 
đại diện các nhà thầu, đại diện các cơ quan liên quan tham dự lễ mở thầu ký] 

 
Mẫu 4.4- Mẫu Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Ghi tên Cơ quan của Người QĐĐT] 

    Sè:            /UBND-Q§ 
 

Cộng hoà xe hội chủ nghĩa Việt Nam 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

................, ngày ............ tháng ....... năm ............ 

Chủ tịch UBND .... [tỉnh, huyện hoặc xi X] 

- Căn cứ Luật Đấu thầu và Nghị định 58/2008/NĐ-CP của Chính phủ; 
- Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-UBDT-KHðT-TC-XD-NNPTNT 

ngày 15/9/2008 về Hướng dẫn thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã 
ñặc biệt khó khăn vùng ñồng bào dân tộc và miền núi giai ñoạn 2006 – 2010; 

- Căn cứ Quyết định đầu tư (hoặc phê duyệt báo cáo KT-KT) số ...... ; 
- Xét đề nghị của .... [Ghi tên Chủ đầu tư] tại Tờ trình số..., ngày.... tháng.... 

năm.... và ý kiến của .... [Ghi tên Cơ quan, tổ chức thẩm định] tại văn bản thẩm định số..., 
ngày.... tháng.... năm....  , 

Quyết định: 

Điều 1: Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu [ghi tên gói thầu], thuộc dự án [ghi tên 
dự án] bao gồm các nội dung cụ thể sau đây : 

- Nhà thầu trúng thầu ...[ghi tên nhà thầu trúng thầu, ví dụ Công ty TNHH A], 
địa chỉ tại ... [ghi địa chỉ chính thức của nhà thầu] 

- Giá trúng thầu : .......... đồng [ghi rõ giá trị bằng số và bằng chữ] 

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói 

- Thời gian thực hiện hợp đồng : ...... ngày [ghi rõ số ngày]. 

Điều 2: Tổ chức thực hiện: 

1. Chủ đầu tư, Ban QLDA có trách nhiệm thực hiện triển khai thực hiện kết quả 
đấu thầu như mời nhà thầu vào thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng; giám sát việc 
thực hiện hợp đồng của nhà thầu và chịu trách nhiệm nghiệm thu khối lượng công việc do 
nhà thầu hoàn thành cũng như thanh toán cho nhà thầu theo đúng quy định. Trường hợp 
thương thảo, hoàn thiện hợp đồng với nhà thầu không thành công thì phải báo cáo .... [ghi 
rõ người phê duyệt quyết định này] để xem xét, quyết định. 

2. Nhà thầu có trách nhiệm tích cực trong việc thương thảo, hoàn thiện hợp đồng 
và ký kết hợp đồng với chủ đầu tư. Thực hiện đúng các cam kết ®� ký trong hợp đồng với 
chủ đầu tư , triển khai các công việc theo hợp đồng bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng. 

Điều 3:  Các Ông/Bà (cơ quan, tổ chức) và nhà thầu có tên... chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
 
 
 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3 
- Cơ quan, tổ chức thẩm định 
- .... 
- Lưu  VT 

Người Quyết định đầu tư 
(Ký, ghi rõ họ tên và chức danh, đóng dấu) 
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Phụ lục 5-  Mẫu Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh 
 

Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh 
 

I- Thông báo mời chào hàng 

[Ghi tên Bên mời thầu] có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh ñối với gói thầu 
[ghi tên gói thầu với phạm vi cung cấp chính], thuộc dự án [ghi tên dự án] sử dụng nguồn 
vốn của Chương trình 135 giai ñoạn II. 

Bên mời thầu mời các nhà thầu có ñủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm 
ñối với việc cung cấp hàng hóa nêu trên tham gia chào hàng. Các nhà thầu quan 
tâm ñến gói thầu tìm hiểu thông tin chi tiết tại [ghi ñịa chỉ nơi cung cấp thông 
tin, ñiện thoại, fax, e-mail của Bên mời thầu].  

Nhà thầu có thể ñăng ký tham dự trước với bên mời thầu theo thời gian từ  
ngày ...... tháng .... năm ... ñến ngày ... tháng ... năm ... (trong giờ hành chính) 
theo ñịa chỉ [ghi ñịa ñiểm ñăng ký, ñiện thoại, fax, e-mail](nhà thầu có thể ñăng 
ký trực tiếp, qua ñường bưu ñiện hoặc fax).  

Sau năm (5) ngày kể từ ngày ñăng tải ñầu tiên thông báo này, [ghi tên bên 
mời thầu] sẽ phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng tại [ghi ñịa chỉ nơi phát hành hồ sơ yêu 
cầu chào hàng] . 
 

 Hồ sơ ñề xuất (báo giá) của nhà thầu phải ñược gửi ñến Bên mời thầu 
trước .... giờ, ngày ..... tháng....... năm ...... Bên mời thầu sẽ tiến hành mở công 
khai các hồ sơ báo giá của nhà thầu ngay sau thời ñiểm hết hạn nộp HSðX và 
gửi văn bản tiếp nhận và mở HSðX cho các nhà thầu ñã nộp hồ sơ báo giá ñúng 
hạn yêu cầu. 

 

II- CH Ỉ DẪN ðỐI VỚI NHÀ TH ẦU 

1. Giới thiệu tóm tắt về dự án và gói thầu 

[Nêu các thông tin cơ bản về dự án và các thông tin liên quan tới việc thực 
hiện gói thầu mua sắm hàng hoá]. 

2. Yêu cầu về tư cách hợp lệ của nhà thầu: Phải có Giấy chứng nhận ñăng 
ký kinh doanh và/hoặc Quyết ñịnh thành lập; Hạch toán kinh tế ñộc lập; Không 
bị cấm tham gia ñấu thầu. 

3. Yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm: [nêu rõ yêu cầu về số hợp ñồng 
tương tự ñã thực hiện (tối thiểu là 1 hợp ñồng hoặc hơn tuỳ vào từng gói thầu); 
số năm kinh nghiệm; cán bộ kỹ thuật; phương tiện vận chuyển, giao hàng...]. 

4. Thời gian chuẩn bị hồ sơ báo giá ..... ngày [ghi rõ số ngày cho phép nhà 
thầu chuẩn bị báo giá nhưng tối thiểu phải là 3 ngày]. 



-75- 

5. Hiệu lực của hồ sơ báo giá là ......... ngày [ghi rõ thời gian yêu cầu về 
hiệu lực của các hồ sơ báo giá bảo ñảm ñủ thời gian ñể ñánh giá, trình duyệt, 
phê duyệt và ký kết hợp ñồng với nhà thầu]. 

6. Thời gian giao hàng và ñịa ñiểm giao hàng.... [ghi rõ thời gian yêu cầu 
nhà thầu phải cung cấp hàng hoá và theo ñịa chỉ nào] 

7. Yêu cầu về lắp ñặt, vận hành, chạy thử và hướng dẫn sử dụng ... [trường 
hợp có yêu cầu về nội dung này thì phải nêu rõ ñể nhà thầu biết và tính toán 
trong giá chào thầu] 

8. Yêu cầu về bảo hành và bảo trì .... [trường hợp có yêu cầu về bảo hành, 
bảo trì thì phải nêu rõ ñiều kiện và phương thức thực hiện, thời gian bảo hành 
ñể nhà thầu biết] 

9. Nội dung của hồ sơ báo giá phải bảo gồm: 

− ðơn chào hàng (tương tự mẫu ñơn dự thầu); 

− Các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ  và năng lực, kinh nghiệm của 
nhà thầu. 

− Danh mục các hàng hoá theo yêu cầu, kèm theo các ñặc tính kỹ thuật, 
tiêu chuẩn chất lượng, số lượng...; 

− Bảng giá chào cho từng loại hàng hoá. 

 

III- YÊU C ẦU VỀ PHẠM VI CUNG CẤP VÀ TIÊU CHUẨN KỸ 
THUẬT  

 

TT Chủng loại hàng 
hoá(1) 

Yêu cầu về 
kỹ thuật(2) 

Số lượng(3) Tiêu 
chuẩn 

ñánh giá(4) 

Ghi chú 

1 Loại A     

2 Loại B     

3 Loại C     

.... ....     

 Tổng cộng     

- (1): Ghi rõ từng mặt hàng cần mua; 

- (2): Nêu rõ ñặc tính kỹ thuật của từng mặt hàng như công suất, hiệu 
suất, tiêu chuẩn sản xuất, chế tạo (ví Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc ISO 
9001...); mẫu mã, model (nếu cần), năm sản xuất, chế tạo; 

- (3): Nêu rõ số lượng của từng loại hàng hoá cần mua; 
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- (4): Thực hiện ñánh giá theo phương pháp ñạt/không ñạt. Nhà thầu chào 
ñúng, ñủ số lượng hàng hoá cần mua với các ñặc tính kỹ thuật phù hợp 
với yêu cầu thì ñược ñánh giá là ñạt. Nhà thầu chào thiếu, thừa số lượng 
với tổng giá trị tuyệt ñối lớn hơn 10% giá chào thì sẽ bị coi là không ñạt; 
nhà thầu chào không ñúng một trong các loại hàng hoá với ñặc tính kỹ 
thuật không phù hợp yêu cầu thì sẽ bị coi là không ñạt. 

 

IV- YÊU CẦU VỀ  MẶT TÀI CHÍNH (B ẢNG GIÁ CHÀO) 

 

TT Chủng loại 
hàng hoá 

Số lượng ðơn giá Thành 
tiền 

Thuế 
VAT  

Cộng 

 (1) (2) (3) (4 = 2x3) (5) (6=4+5) 

1 Loại A      

2 Loại B      

3 Loại C      

.... ....      

 Tổng cộng      

 

V-  ðƠN CHÀO HÀNG  
Đơn CHÀO HÀNG 

________, ngày ____ tháng ____ năm ____ 
 

Kính gửi: __________________[ghi tên Bên mời thầu] 

       

Sau khi nghiên cứu HSYC chào hàng số [ghi số của văn bản bổ sung, nếu 
có] mà chúng tôi ®� nhận được, chúng tôi, [ghi tên nhà thầu], cam kết cung cấp 
hàng hoá cho gói thầu .... [ghi tên gói thầu] theo đúng yêu cầu của HSYC chào 
hàng với tổng số tiền là [ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền dự thầu] (1) 
cùng với biểu giá chi tiết kèm theo. 

Chúng tôi xin gửi kèm theo đơn này các tài liệu sau đây để Bên mời thầu 
xem xét : 

− Hồ sơ Thông tin về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của chúng 
tôi. 

− Bảng kê các loại hàng hoá và đặc tính kỹ thuật theo yêu cầu của HSYC 
chào hàng ; 

− Bảng giá chào chi tiết theo yêu cầu ; 

− Kế hoạch giao hàng. 
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Hồ sơ báo giá này có hiệu lực trong thời gian ____ ngày, kể từ ___ giờ, 
ngày ____ tháng ____ năm ____ [ghi thời điểm hết hạn nộp báo giá theo HSYC 
chào hàng]. 

 
 Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

 [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

Mẫu biểu và phụ lục 
 

Nội dung Trang 

Bảng 1. Phân loại hạn mức gói thầu áp dụng hình thức lựa chọn 
thầu 

9 

Phụ lục 3. Tài liệu chỉ định thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn 15 

Mẫu 3.1. Hồ sơ gói thầu dịch vụ tư vấn 15 
- Thư mời thầu 15 
I. Chỉ định thầu 16 
II. Nội dung yêu cầu về kỷ thuật của gói thầu và đánh giá hồ sơ đề xuất 
của nhà thầu 

18 

Mẫu 3.2. Mẫu hồ sơ đề xuất của nhà thầu tư vấn 20 
I. Mẫu đơn dự thầu 20 
II. Thông tin chung 20 
III. Mẫu yêu cầu đề xuất giá dự thầu 20 
- Tổng hợp chi phí theo nội dung công việc 20 
- Bảng tổng hợp chi phí tư vấn 21 
- Tổng hợp chi phí theo các phần việc của gói thầu 21 
- Chi phí chuyên gia 22 
- Chi phí chuyên gia 22 
- Chi tiết chi phí tiền lương chuyên gia 23 
- Chi tiết chi phí x� hội 23 
- Chi pí quản lý 24 
- Chi tiết chi khác 24 
Mẫu 3.3. Mẫu hợp đồng tư vấn 25 
- Mẫu hợp đồng tư vấn là tổ chức 25 
- Mẫu hợp đồng tư vấn là cá nhân 27 

Phụ lục số 1. Tài liệu về phê duyệt Báo cáo KT - KT 35 
- Mẫu thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình 35 
- Mẫu thẩm định Báo cáo KT-KT công trình 36 
- Mẫu tờ trình phê duyệt Báo cáo KT-KT 37 
- Mẫu Quyết định phê duyệt Báo cáo KT-KT 39 
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Phụ lục 2. Tài liệu về kế hoạch đấu thầu 41 

Mẫu 2.1. Tờ trình xin phê duyệt Kế hoạch đấu thầu 41 
Mẫu 2.2. Mẫu Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu 42 
Phụ lục số 4. Tài liệu về đấu thầu xây lắp và mua sắm hàng hoá 59 

Mẫu 4.1. Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hoá 59 
I. Thông báo và Thư mời thầu 59 
II. Chỉ dẫn nhà thầu 60 

III. yêu cầu về mặt kỹ thuật và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu 61 

IV. Đơn dự thầu 63 
V. Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm nhà thầu 63 
VI. Tổng hợp kết quả đánh giá năng lực, kinh nghiệm các nhà thầu 64 
VII. Đánh giá về mặt kỹ thuật các hồ sơ dự thầu 64 
VIII. Đánh giá về giá dự thầu của nhà thầu 65 
IX. Dự thảo về hợp đồng 67 
X. Bảo l�nh thực hiện hợp đồng của Ngân hàng 70 
Mẫu 4.2. Quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu 71 
Mẫu 4.3. Biên bản mở thầu 72 
Mẫu 4.4. Mẫu Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu 73 

Phụ lục số 5. Mẫu hồ sơ yêu cầu Chào hàng cạnh tranh 74 
 


